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PHẦN IV: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH


HÌNH ẢNH NHÀ THỜ HỌ


HÌNH ẢNH TỘC NHÂN


PHẦN I:   CỘI NGUỒN
· Lời tựa

· Các điều giáo huấn của Dòng họ

· Thuỷ Tổ

· Đời thứ Nhất

· Đời Thứ Hai

· Đời Thứ Ba

LỜI TỰA
Chim có tổ người có Tông, uống nước nhớ nguồn, Gia phả là lịch sử của dòng họ, là di sản thiêng liêng không thể thiếu của con cháu.

Nhìn Gia Phổ mọi người trong Họ hiểu rõ cội nguồn, thứ bậc để thực hiện đúng kỷ cương biết phát huy những truyền thống tốt đẹp mà Tổ Tiên và những người đi trước để lại. 

Qua nhiều biến đổi thăng trầm theo dòng lịch sử và truyền bá qua các đời thì nguồn gốc Họ ta ở Dĩnh Xuyên – Tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Sau đó có người dời sang Việt Nam dưới thời Bắc thuộc chủ yếu sinh sống ở vùng Tức Mặc (Nam Định). Do chiến tranh con cháu Họ Trần Đăng di cư vào Thanh Nghệ và các tỉnh phía Nam.
Vào khoảng năm 1628 đời Vua Thuần Tông hiệu Duy Kỳ, thời Chúa Trịnh Tráng năm thứ năm, Ông tổ của họ Trần Đăng: TRẦN ĐĂNG LANG vào miền Trung sinh sống. Ông cùng con cháu về lập cư hai nhóm tại Cải Ngu, Cải Om ( Xã Ngu Xá) nay là Xã Thạch Văn. Tới nay quanh vùng Miệu Ngu (Thạch Trị) có một số dòng Họ Trần Đăng nhưng nguồn gốc có liên quan dòng họ ta hay không thì chưa rõ. 
Sau một thời gian sinh sống tại xã Ngu Xá ông Lang chuyển về nhập cư tại xã Long Phúc (Nay là xã Thạch Khê) rồi sinh con đẻ cháu sau này.
Hiện nay ở xã Thạch Khê có ba dòng họ Trần nữa: Trần Văn, Trần Viết, Trần Đức có liên quan máu mủ với nhau hay không thì cò phụ thuộc vào sự tìm tòi của các dòng họ và thời gian để minh chứng.
Qua hàng thế kỷ con cháu họ Trần Đăng không kể già, trẻ, gái, trai, đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp, lao động cần cù, sống giản dị, chịu khó làm ăn, sống thủy chung có đạo lý, đóng góp sức người sức của và trí tuệ cho quê hương đất nước.
Biết mấy tự hào theo dòng lịch sử có nhiều quan văn, quan võ, nhiều cán bộ chủ trì các cấp, nhiều con em được thang quan tiến chức. Gần đây có nhiều cháu vào giảng đường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Học chuyên nghiệp. Đó là dấu hiệu, trưởng thành, dấu hiệu đi lên, dấu hiệu phát triển vào hướng tương lai. Ở địa phương, các hộ cơ bản đã thoát khỏi đói nghèo, eo túng cảnh tương thân, tương ái vươn lên đang được phát huy.

Trong quá trình sinh sống một số con cháu đã phải tha phương cầu thực, ra Bắc, vào nam. Vì trong những năm tháng triên miên kéo dài nhiều thế kỷ, nạn đói khát hoành hành hoặc sưu cao thuế nặng, hoặc phải trốn phu trốn lính trong chế độ củ, nay chưa có điều kiện để những người ly tán tổ tiên về vớ cội nguồn. Chắc chắn dần dần sẽ có ngày hội tụ.
Truyền thống họ TRẦN ĐĂNG chép vào gia phổ là di sản tinh thần vô giá thiêng liêng cho muôn đời con cháu, mong các thế hệ tiếp nhau hãy giữ gìn và phát huy những tinh hoa tốt đẹp khỏi phụ lòng Tiên Tổ.
Bộ gia phổ này dẫu chưa đầy đủ, nhưng là cơ sở để con cháu tìm về lịch sử, cội nguồn, tiếp tục hoàn chỉnh và đấu kết Gia Phổ.
CÁC ĐIỀU GIÁO HUẤN CỦA ĐÒNG HỌ

CÁCH THỜ PHỤNG TỔ-TIÊN

Điều thứ  1
Nhà thờ họ  thiết bàn thờ tất cả Chư-Linh quá cố trong họ: 

· Căng giữa thờ …

· Căng tả thờ …
· Căng hữu…
Điều thứ  2
Về sau mỗi khi tộc nhân quá cố, quá một năm, con cháu được chọn ngày làm lễ đề danh hiệu thân phụ vào nhà thờ.

CÁCH GIAO TIẾP TRONG HỌ

Điều thứ 3
Tộc nhân nào nghèo khó, gặp cơn tai nạn, có thể nhờ Họ xét trích một số tiền công quy,õ hoặc quyên góp mà giúp đỡ. 

Điều thứ 4
Con cháu trong Họ, người nào nghèo mà học hành khá, giỏi, cũng có thể nhờ Họ phụ giúp giấy bút sách vở v.v.

Điều thứ  5
Người trong Họ, mỗi khi gặp chuyện gì bất luận trọng khinh xét đáng cậy Họ giúp thì Họ sẽ hết lòng ban trợ.

Điều thứ  6
Tộc nhân có việc vui, việc buồn, trừ việc thù tạc về cá nhân với cá nhân, Họ còn phải lấy danh nghiã toàn Tộc tới lui thăm viếng mà chia vui xẻ buồn và tuỳ nghi sắm lễ vật cho trọn tình thân ái v.v.

Điều thứ  7
Nhà thờ là chỗ công cộng chung vui chung buồn đối với toàn thể tộc nhân. Những người này có bổn phận tới lui, để thêm vẻ sum vầy ấm cúng.

Điều thứ  8
Các tộc nhân ở xa về, chưa có nhà riêng được đến tạm trú trong nhà Thờ.

Điều thứ  9
Các bà con nội ngoại có bổn phận đến nhà Thờ đông đủ trong các ngày kỵ chạp, tiết lễ, để tỏ lòng hiếu kính thuận hoà.

Điều thứ  10
Từ nay về sau, bà con  trong Họ mỗi  lần đặt  tên cho con phải hỏi Chủ-Tự  tra Tộc-Phổ để khỏi trùng tên tiền bối.

Điều thứ  11
Con cháu làm nên công danh sự nghiệp phải nên làm lễ yết kiến từ đường tạ ân tổ ấm.
THỦY TỔ

TRẦN ĐĂNG LANG

Vào khoảng năm 1628 (đầu thế kỷ XVII) đời Vua Thuần Tôn hiệu Duy Kỳ, thời Chúa Trịnh Tráng năm thứ năm, Ông tổ của họ Trần Đăng: TRẦN ĐĂNG LANG vào miền Trung sinh sống. Ông cùng con cháu về lập cư hai nhóm tại Cải Ngu Cải Om (Xã Ngu Xá) nay là Xã Thạch Văn.
Sau một thời gian sinh sống tại xã Ngu Xá ông LANG chuyển về nhập cư tại xã Long Phúc (Nay là xã Thạch Khê) rồi sinh con đẻ cháu sau này. 

Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.
Hiện chưa rõ năm sinh năm mất và tên vợ của ông, chỉ biết ông có một người con trai, không rõ tên tuổi chỉ gọi tiền bối là Đệ Nhất Thế Tổ.
ĐỜI THỨ NHẤT
​​
ĐỆ NHẤT THẾ TỔ

(Đời thứ nhất)

Ông Lang sinh được một con trai không rõ ngày sinh, ngày mất. Được gọi là Đệ Nhất Thế Tổ.

Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.

Ông có một người con trai cũng không rõ họ tên và được gọi là Đệ Nhị Thế Tổ.
ĐỜI THỨ HAI

ĐỆ NHỊ THẾ TỔ

(Đời thứ hai)

Con Ông: Đệ Nhất Thế Tổ

Ông Đệ Nhất Thế Tổ sinh được một con trai không rõ tên, tuổi. Được gọi là Đệ Nhị Thế Tổ.

Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.

 Ông sinh được hai người con trai:
· Trần Đăng Chân
· Trần Đăng Đạt

Con cháu của hai ông sau này sinh sôi đông đúc, và là đồng tộc của ta ngày nay. Con cháu ôÂng Trần Đăng Chân được xếp vào CHI THỨ NHẤT, con cháu ông Trần Đăng Đạt là CHI THỨ HAI.
Như vậy họ ta có tất cả hai chi:

· CHI THỨ NHẤT: gồm 2 nhánh: Nhánh 1(nhánh Tộc trưởng – Bác Phú) và nhánh 2 (Bác Thịnh)

· CHI THỨ HAI: gồm 5 nhánh sẽ nói rõ ở phần sau hoặc xem sơ đồ phả hệ.

ĐỜI THỨ BA

​​​​
1. TRẦN ĐĂNG CHÂN
(Đời thứ: 3 – Chi I)
Con Ông: Đệ Nhị Thế Tổ

​​​​

Ông là con của Đệ Nhị Thế Tổ. Hiện vẫn chưa rõ ngày sinh và ngày mất của ông. Ông thường được gọi là ông Huyền Chân.

Phần mộ của ông được an táng tại đường tỉnh lộ ra Thạch Hải đã bị thất lạc trong quá trình làm đường.

Ông sinh được một người con trai:

· Trần Đăng Bân
2. TRẦN ĐĂNG ĐẠT

(Đời thứ: 3 – Chi II)

Con Ông: Đệ Nhị Thế Tổ


Ông là con của Đệ Nhị Thế Tổ. Hiện vẫn chưa rõ ngày sinh và ngày mất của ông. Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.


Ông sinh được năm người con:

· Trần Đăng Phúc: Có tên là Ông Sắt ở Thị Xã Hà Tĩnh, mất liên lạc nên không sõ con cháu

· Trần Đăng Trình: Ông Trình đậu hai khóa Tú Tài làm thừa lại tỉnh Nghệ Tĩnh.Vợ là Trần Thị Thảo sinh được hai người con trai: Trần Đăng Quán và Trần Đăng Đá
· Cố Đồ: Tên thường gọi không rõ, do làm nghề dạy học nên gọi là Cố Đồ, Được phong Lê Triều Hiệu Sinh, Cố đồ sinh hai trai một gái: Thị Ninh, Trần Đăng Bình, Trần Đăng Sinh
· Trần Đăng Tâm: Thường gọi là Cố Chính, Ông làm ruộng và nghề Thầy Âm, Con của Ông là Trần Đăng Chính.
· Trần Thị Cường: Chồng Bà là Trương Quốc Bảo ( Gọi là Quan Cụ), Ông Bà sinh được ba người con, nhưng có Trương Quốc Dụng đậu tiến sỹ Thượng Thư Bộ Hình triều Nguyễn
PHẦN II: CHI THỨ NHẤT
· Sơ đồ cội nguồn

· Đời thứ 4

· NHÁNH THỨ NHẤT

NHÁNH THỨ HAI

· SƠ ĐỒ CỘI NGUỒN CHI THỨ NHẤT
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ĐỜI THỨ TƯ

TRẦN ĐĂNG BÂN

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Chân

Ông Bân không rõ năm sinh, năm mất, ông sinh được hai người con trai và chi thành hai nhánh của họ.
Ông có hai người con trai là: 

· Trần Đăng Quỳnh (Thuộc nhánh Bác Khoa- Nhánh 1)
· Trần Đăng Đính (Thuộc nhánh Bác Nhung Thịnh – Nhánh 2)
NHÁNH THỨ NHẤT
Nhánh thứ nhất là nhánh của Trưởng Tộc (Bác Phú) thuộc con cháu của ông Trần Đăng Quỳnh
​​​
SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH 1
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ĐỜI THỨ NĂM
TRẦN ĐĂNG QUỲNH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Trần Đăng Bân

Ông Trần Đăng Quỳnh (Thuộc nhánh Bác Khoa), là con trưởng của ông Bân, ông có một người em là Đăng Đính.

Vợ Trần Thị Khuyến (Họ Ông Cúc Kính)

Các con của Ông Bà

· Trần Đăng Đạc

· Trần Đăng Đốc (Mất sớm)

· Trần Đăng Thu

ĐỜI THỨ SÁU

​
1. TRẦN ĐĂNG ĐẠC

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Quỳnh

Là con trai trưởng của Ông Quỳnh.

Vợ là Trần Chính Thất Nhụ Nhân.

Ông Bà sinh được một con trai là

· Trần Đăng Định ( Thường gọi là Cố Hạnh Chiến )
2. TRẦN ĐĂNG ĐỐC

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Quỳnh

Mất sớm

3. TRẦN ĐĂNG THU

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Quỳnh

Mộ táng ở Động Chiêu Nghi

Vợ là Ngô Thị Hợp. Các con là:

· Trần Đăng Thống ( Mất sớm )
· Trần Đăng Hiệp

· Trần Đăng Đường ( Mất sớm )
ĐỜI THỨ BẢY

​​​
1. TRẦN ĐĂNG ĐỊNH

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Đạc

Ông không có con, tên thường gọi là Cố Hạnh Chiến. Ông Không có con  chuyển cựa trưởng cho ông Trần Đăng Hiệp (Bài vai bậc cháu với Ông Định)

Vợ của ông Định không rõ tên tuổi và chưa thấy nhắc tới trong gia phả trước đây.

2. TRẦN ĐĂNG THỐNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Thu

Ông mất sớm

3. TRẦN ĐĂNG HIỆP

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Thu

Tên thường gọi là Cố Đội Hạp, sinh năm 1828 mất ngày 19 tháng 8. Ông Hiệp đi lính Nam Triều làm chức đội trưỡng triều Tự Đức. Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, Ông cùng các Ông Đề Quynh, Đề Oánh theo nghĩa quân cần vương trong phong trào “Bình Tây Sát Tả” chống Pháp. Ông giỏi vỏ nghệ, chiến đấu dũng cảm, giết được nhiều giặc trong trận đánh Cồn Vàng (Ngày nay thuộc xóm Thanh Cao – Thạch Khê) vào năm 1858.

Lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm chống giặc của ông Hiệp làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng và lòng tự hào của bao thế hệ con cháu trong và ngoài họ.

 Ông Đội Hạp là niềm tự hào của Tộc Trần Đăng  về một vị quan võ. Quan hàm của ông Hiệp ghi là: 

“Tiền Ưu Binh Đội Trưởng

Chánh Thất Phẩm Hàng

Tăng Hương Đình Kỳ Lão

Thăng Thụ Nam Giáp

Tiên Chỉ Thi Chất Thực

Chi Linh Vị Tiền”

Mộ ông Đội Hạp táng tại Lõm Cù Vẹ, Ông là con thứ hai của ông Thu: Anh đầu Đăng Thống mất sớm, em trai Đăng Đường mất sớm.
Ông có ba Vợ:

Bà Nguyễn Thị Thứ: mộ bà Thứ táng tại Động Chiêu Liêu, sinh được hai con gái:

· Trần Thị Thế Tỵ: Sinh ra bà Dương Thị Hằng hay gọi là Bà Lực
· Trần Thị Phú Cường: Bà sinh ra bà Danh Quỳnh và Bà Thanh Thanh.
Bà Dương Thị Liễu: Quê ở Tx.Hà Tĩnh, không có con.

Bà Đồng Thị Mận: Giổ ngày 10 tháng 11 năm Giáp Thân 1944, mộ táng tại động Chiêu Nghi. Bà sinh được 4 người con gồm:

· Trần Đăng Phúc

· Trần Đăng Sinh

· Trần Đăng Huỳnh

· Trần Thị Tương
4. TRẦN ĐĂNG ĐƯỜNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Thu

Ông mất sớm

ĐỜI THỨ TÁM

1. TRẦN THỊ THẾ TỲ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Bà Thế Tỳ là con gái đầu của Bà vợ đầu Ông Đăng Hiệp : Nguyễn Thị Thứ.
Con của bà Dương Thị Hằng hay gọi là Bà Lực/

2. TRẦN THỊ PHÚ CƯỜNG

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Bà Phú Cường là con gái thứ hai của Bà vợ đầu Ông Hiệp : Nguyễn Thị Thứ.
Bà sinh được hai người con là bà Danh Quỳnh và Bà Thanh Thanh.
3. TRẦN ĐĂNG PHÚC

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Ông sinh năm 1890, mất ngày 6/1/1949, Mộ táng tại Lùm Củi Tố. Ông là con của ông Hiệp và vợ thứ 3 (bà Mận)

Vợ là Trần Thị Soa sinh năm 1885, mất ngày 1/8 năm Nhâm Tuất 1952, mộ táng tại Lùm Củi Tố. Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Khoa

· Trần Đăng Bảng

· Trần Đăng Lạng

4. TRẦN ĐĂNG SINH

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Ông sinh năm 1890 mất ngày 29/10/1939, mộ táng ở Động Cao. Là con thứ 4 trong gia đình và là con thứ 2 của bà Mận với Ông Hiệp.
Vợ là Nguyễn Thị Đích mất ngày 5/3/1945, mộ táng tại Động Cao. Các con:

· Trần Đăng Tứ (Mất sớm)
· Trần Đăng Tam

· Trần Thị Lịch

· Trần Thị Côi (Mất sớm, sinh 1939 mất năm 1947, mộ táng ở động Chiêu Nghinh)
· Trần Thị Nhỏ sinh năm 1929 lấy ông Nguyễn Công Tự ở Thạch Lạc
5. TRẦN ĐĂNG HUỲNH

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Là con trai giáp út của ông Hiệp (con thứ 5), và là con thứ 3 của bà Mận. Ông mất ngày 6/5/1944. 

Vợ là Phan Thị Thỉu mất tháng 3/1945, Mộ Ông Bà Táng tại Động Chiêu Nghinh. Các con:

· Trần Đăng Thịnh (Mất)
· Trần Đăng Yên

· Trần Thị Đỏ (Mất)
· Trần Thị Đỏ (Mất)
· Trần Thị Đỏ (Mất)
· Trần Thị Đỏ (Mất)
6. TRẦN THỊ TƯƠNG
(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Hiệp

Bộ Gia phả năm 2015 chép: Bà sinh năm 1900 mất ngày 1/2/1992, Chồng Bà là Ông Nguyễn Hộ ở Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên. Có các con là:

· Thị Bảo
· Sỹ

· Thị Hòa

ĐỜI THỨ CHÍN
1. TRẦN ĐĂNG KHOA

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Phúc

Ông sinh năm 1922, mất ngày 19.3.2012, mộ táng tại Nương Chung, con trai đầu của ông Phúc, hai em trai của Ông Bảng vào Ông Lạng. Là người có đóng góp nhiều cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Năm 1946 Ông tham gia Bộ Đội giải phóng, sau chuyển thành Vệ Quốc Đoàn, giải ngũ Ông trở về địa phương công tác xã hội, làm công nhân kéo phà ở Cầu Họ, làm công nhân trạm thuỷ sản Thạch Hải. Nghỉ hưu năm 1983. Được tặng thưởng huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
Vợ cả là Hoàng Thị Em không có con, mất ngày 13/3/1945.

Vợ kế là Hồ Thị Lan sinh năm 1924 quê ở Thạch Trị, mất ngày 01.05.2012. Mộ táng ở Vũng Cùng.
Các con cái của Ông Bà:

· Trần Đăng Phú

· Trần Thị Việt chồng là Văn Công Quang quê ở Bình Định hiện ở Đắc Lắc.
· Trần Đăng Tiến

· Trần Đăng Minh

· Trần Đăng Châu

2. TRẦN ĐĂNG BẢNG

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Phúc

Ông sinh năm 1924 mất ngày 22/8/2002, mộ táng ở Động Biền, anh trai của ông là Đăng Khoa (đã nói ở trên), em trai là Đăng Lạng (xem mục kế)
Vợ là Hồ Thị Dần (Bà Bẹp Quyền) ở Thạch Lạc. Con của Ông Bà:

· Trần Đăng Thạc

3. TRẦN ĐĂNG LẠNG

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Phúc

Là con út của ông Phúc. Ông sinh năm 1927, mất ngày 25/5/1968 mộ táng tại Nghĩa Trang Trường Sơn – Quảng Trị. Ông Lạng tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Ông hy sinh và được tặng Bằng Tổ Quốc Ghi Công và nhiều huân chương, huy chương các loại.

Vợ ông là Nguyễn Thị Cúc quê ở Thạch Khê.
· Trần Thị Hoa lấy chồng ở Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
4. TRẦN ĐĂNG TỨ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Ông mất lúc sơ sinh, mộ táng tại Trạng Quảng.
5. TRẦN ĐĂNG TAM

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Ông sinh ngày 13.3.1931, Ông tham gia Dân Quân Tự Vệ, Dân Công Hỏa Tuyến, làm Công an xã, Công an xóm, Đội trưởng Đội Sản Xuất nhiều năm, tích cực hoạt động trong phong trào Nông Hội. Ông là người cố vấn cho Họ và đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, vật chất cho Họ trong việc cũng cố dòng Họ, xây dựng Nhà Thờ liên tục trong nhiều năm. 

Vợ Ông là Trương Thị Lan sinh năm 1937, mất ngày 16 tháng 2 năm 2011.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Sơn

· Trần Đăng Hải sinh ngày 20/04/1959, hy sinh ngày 6/3/1989, mộ tại Nghĩa Trang Cần Thơ (Hậu Giang)
· Trần Thị Dinh  sinh năm 1964, lấy ông Nguyễn Công Thước ở Thạch Lạc

· Trần Đăng Hồng

· Trần Đăng Vinh

· Trần Thị Tuyết sinh 20/4/1970 lấy ông Đoàn Văn Hùng ở Đông Sơn – Yên Thế – Hà Bắc.

6. TRẦN THỊ LỊCH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Bà sinh năm 1924, mất năm 1945 mộ táng tại Động Chiêu Nghinh
7. TRẦN THỊ CÔI

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1939, mất năm 1947. Mộ táng tại Động Chiêu Nghinh
8. TRẦN THỊ NHỎ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1929, chồng là Nguyễn Công Tự quê Thạch Lạc

9. TRẦN ĐĂNG TỊNH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huỳnh

Ông sinh năm 1931, mất năm 1945 mộ táng ở Hoang Cố Hảo.

10. TRẦN ĐĂNG YÊN

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huỳnh

Sinh năm 1935, mất ngày 14/2/2012. Ông là Đảng Viên tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, về địa phương là Đảng ủy viên, Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Khê. Theo tiếng gọi của Đảng, ông cùng gia đình vào nam lập ngiệp, Ông được giao là Đội trưởng phó Bí thư Chi ủy, đại đội Nông trường 717 Đắc Lắc. Ông được nhà nước trao tặng nhiều  huân huy chương và bằng khen.

Vợ là Trương Thị Ngọc thuộc dòng dõi Đại Học Sĩ Trương Quốc Dụng. Bà sinh năm 1943 tại Vĩnh Long – Thạch Khê. Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Lan Anh giáo viên cấp II ở Đắc Lắc, chồng là Bác Sỹ Ngô Xuân Ý quê Thạch Khê.
· Trần Thị Hải Yến làm nghề Y, chồng là Phạm Tiến Chức sinh 1977.
· Trần Đăng Hùng
· Trần Đăng Cường

· Trần Thị Hoài

· Trần Thị Hạnh là giáo viên Tiểu Học, chồng là Phạm Tuấn Anh con trai ông Phạm Cánh ở Bắc Khê.
ĐỜI THỨ MƯỜI

1. TRẦN ĐĂNG PHÚ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Ông sinh ngày 6/1/1950, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, bị thương ở mặt trận Phía Nam. Ông là Đảng viên, sau khi nghỉ sinh hoạt Ông hưởng chế độ Thương binh, và là người khế thừa tộc trưởng họ Trần Đăng. Ông được thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen. Được hưởng chế độ Thương Binh và là Trưởng Tộc.

Vợ là Hồ Thị Lan sinh ngày 6/10/1954.

Các con cái của Ông Bà:

· Trần Thị Lý sinh ngày 11/09/1974, lấy ông Lưu Văn Đồng cùng quê làm cán bộ xã Thạch Khê.
· Trần Thị Luận sinh ngày  7/07/1977 chồng là Trương Công Biên nay ở Đắc Lắc.
· Trần Thị Hương sinh ngày 14/2/1982 chồng là Dương Đình Tịnh ở Thạch Lạc.
· Trần Đăng Huân

· Trần Đăng Cường

· Trần Đăng Tường

· Thị Đỏ

· Đăng Đỏ

2. TRẦN ĐĂNG TIẾN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Sinh năm 1960, ông là Công nhân than Quảng Ninh, nay đã nghỉ hưu. Vợ là Đặng Thị Loan đã ly hôn.

Các con:

· Trần Thị Hương chồng là Quỳnh ở Hải Phòng
· Trần Đăng Toàn ở Quảng Ninh
3. TRẦN ĐĂNG MINH
(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Ông sinh săm 1964.

Vợ là Nguyễn Thị Ngọ quê Thạch Đỉnh
 Các con:

· Trần Thị Tuyết sinh 1989
· Trần Thị Nguyệt sinh 1991 chồng là Nguyễn Văn Anh.
· Trần Đăng Hùng

· Trần Thị Dung sinh năm 1996
4. TRẦN ĐĂNG CHÂU

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Ông năm 1966, Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Vợ là Trương Thị Châu
Các con cái của Ông Bà:

· Đăng Đỏ

· Trần Thị Hà

· Trần Đăng Hoàng

5. TRẦN ĐĂNG THẠC

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bảng

Là con trai duy nhất của ông Bảng, sinh năm 1960.
Vợ là Võ Thị Xuân quê ở Đồng Hựu - Thạch Trị
Con cái của Ông Bà:

· Đăng Thuận

· Trần Thị Hoàø

· Trần Thị Hiền

· Trần Thị Yến

6. TRẦN ĐĂNG SƠN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tam

Ông sinh ngày 13/10/1956 tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Hiện tại là chi Tộc trưởng họ Trần Đăng tại Đắc Lắc.
Vợ là Trần Thị Tùng hiện cả gia đình đã vào Đắc Lắc sinh sống.

Các con cái của Ông Bà:

· Trần Thị Nga sinh ngày 10/1982
· Trần Thị Hương sinh năm 1987
· Trần Thị Thắm sinh năm 1989
· Trần Đăng Tình sinh năm 1990
· Trần Thị Trang sinh năm 1992
· Trần Đăng Thắng sinh năm 1995
7. TRẦN ĐĂNG HẢI

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tam

Ông sinh ngày 20/4/1959, hi sinh ngày 6/3/1989, mộ táng tại nghĩa trang Cần Thơ. Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống giặc ở phía Tây Nam Tổ Quốc. Được Đảng và Nhà nước tặng Bằng Tổ Quốc Ghi Công và nhiều Huân huy chương.

Vợ là Hoàng Thị Tùng nhiều năm là giáo viên mầm non. Các con cái của Ông Bà:

· Trần Thị Huyền tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang
· Trần Đăng Hùng
8. TRẦN ĐĂNG HỒNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tam

Ông sinh ngày 2/12/1961, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Vợ là Đặng Thị Vi. Cả gia đình hiện sinh sống ở Đông Sơn - Yến Thế – Hà Bắc.

Các con cái của Ông Bà:

· Trần Đăng Tuấn sinh ngày 23/3/1988

· Trần Đăng Tú sinh năm 1989.

9. TRẦN ĐĂNG VINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tam

Ông sinh ngày 28/7/1967

Vợ là Phạm Thị Quý quê ở Bắc Khê. Cả gia đình sinh sống tại Đắc Lắc. Các con:
· Trần Đăng Quang sinh năm 1989
· Trần Đăng Chung sinh năm 1991
· Trần Thị Thủy sinh năm 1994
10. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Yên

Ông sinh ngày ……………………….. cả gia đình đang sống ở Đắc Lắc.

11. TRẦN ĐĂNG CƯỜNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Yên

Vợ là Nguyễn Thị Tiến, sinh 1989. Hiện đang sống tại Đắc Lắc

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

1. TRẦN ĐĂNG HUÂN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Phú

Sinh ngày 1/3/1980. Ông là con trai Trưởng của Ông Trần Đăng Phú. Là bác sỹ nha khoa ở Đồng Nai.
Vợ là Đỗ Thị Hiển.

Các con:

· Trân Thị Thanh Trà

· Trần Đăng Bình

2. TRẦN ĐĂNG CƯỜNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Phú

Sinh ngày 1/12/1988. 
Vợ là Lê Thị Dương sinh ngày 10.9.1990 quê Thanh Hoá, là nhân viên Bệnh viện răng Hàm Mặt Đồng Nai.

3. TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Phú

Sinh ngày 14/06/1991.

4. TRẦN THỊ ĐỎ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Phú

5. TRẦN ĐĂNG ĐỎ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Phú

6. TRẦN ĐĂNG TOÀN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tiến

Sinh năm 1991 ở tại tỉnh Quảng Ninh
7. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Minh

Sinh năm 1993.

8. TRẦN ĐĂNG ĐỎ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Châu

9. TRẦN ĐĂNG HOÀNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Châu

10. TRẦN ĐĂNG THUẬN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Thạc

11. TRẦN ĐĂNG TÌNH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Sơn

Sinh tháng 5/1990, hiện ở Đắc Lắc.
12. TRẦN ĐĂNG THẮNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Sơn

Sinh năm 1995
13. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hải

Sinh ngày 22/10/1987, làm nghề lái xe, hiện ở Bắc Khê.
14. TRẦN ĐĂNG TUẤN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hồng

Sinh ngày 23/3/1988. Sinh sống tại Hà Bắc

15. TRẦN ĐĂNG TÚ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hồng

Sinh năm 1989. Sinh sống tại Hà Bắc

16. TRẦN ĐĂNG QUANG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Vinh

Sinh 1989.
17. TRẦN ĐĂNG TRUNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Vinh
ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

1. TRẦN ĐĂNG BÌNH

(Đời thứ: 12)

Con Ông: Trần Đăng Huân

Sinh ngày 7/4/2011.

NHÁNH THỨ HAI
Nhánh thứ con cháu của ông Trần Đăng Đỉnh, xem sơ đồ cội nguồn của nhánh:
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ĐỜI THỨ NĂM

TRẦN ĐĂNG ĐỈNH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Trần Đăng Bân

Ông Đỉnh là em trai của ông Quỳnh (con ông Bân), ngày sinh và ngày mất không rõ, mộ đã được đưa vào lăng.

Vợ của ông không rõ tên tuổi. Ông sinh được một người con là:

· Trần Đăng Điền giỗ ngày 20.1
ĐỜI THỨ SÁU

TRẦN ĐĂNG ĐIỀN

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Đỉnh

Ngày giỗ Ông Điền là 20 tháng 1. Lăng mộ ở Động Biền Xứ. Các con gồm:

· Trần Đăng Tỉnh

· Trần Đăng Đương

· Trần Đăng Điển

· Trần Đăng Trụ

Các con của ông Điền không rõ ngày sinh, ngày mất, tên vợ, mộ đều được an táng ở Động Biền Xứ.

ĐỜI THỨ BẢY

1. TRẦN ĐĂNG TÔN
(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng ...
Ngày giỗ của Ông là ngày 5 tháng 8. Lăng mộ ở Động Biền Xứ

Vợ là Trần Thị Thùy giỗ ngày 5/12. Ông Bà sinh được năm người con gái ( Trong đó có một người con nuôi ), do không có con trai, lấy con Ông Sính (cháu) là Trần Đăng Huệ làm thừa tự.

2. TRẦN ĐĂNG SÍNH
(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng ...
Giỗ ngày 15 tháng 11.

Vợ là Trương Thị Thế, giỗ ngày 15/6, mộ Ông Bà đã đưa vào lăng động Biền Xứ. Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Hệ
· Trần Đăng Huệ

3. TRẦN ĐĂNG TỈNH

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Điền

1. TRẦN ĐĂNG ĐƯƠNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Điền

2. TRẦN ĐĂNG ĐIỂN

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Điền

3. TRẦN ĐĂNG TRỤ

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Điền
ĐỜI THỨ TÁM
1. TRẦN ĐĂNG HUỆ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Sính

Tên thường gọi là Cố Cháu Phức, mất ngày 25/3/1945 mộ táng tại Động Phủ. 

Vợ là Dương Thị Đức giỗ ngày 9 tháng 12, mộ táng tại Động Phủ. Hai ông bà có 6 người con:

· Trần Thị Phức: mất ngày 29/3/2002 (Mẹ của Ông Lượng Hai)

· Trần Thị Chức mất tháng 3 năm 1945
· Đăng Kế mất ngày 7/5/2003, hưởng thọ 86 tuổi.
· Trần Thị Tư: Còn gọi là bà Nam Xang ở Kỳ Anh

· Trần Đăng Năm sinh năm 1924
· Trần Thị Sáu: giỗ ngày 15/4, chó dại cắn.
ĐỜI THỨ CHÍN

1. TRẦN THỊ CHỨC

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huệ

Mất tháng 3 năm 1945
2. TRẦN ĐĂNG KẾ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huệ

Ông sinh năm 1918, mất ngày 7/5/2003. 

Vợ là Phan Thị Sáu mất ngày 25/12/2011, mộ táng ở Bàu Xứ

Ông Ba có 10 con:

· Trần Thị Bẹp thất lạc năm 1945
· Trần Thị Lan lấy Ông Trương Quốc Liên, sinh 1947.
· Trần Đăng Quế sinh năm 1950 tham gia QĐND mất ngày 9/5/1973

· Trần Thị Hòe sinh năm 1953, lấy ông Trịnh Hồng Vượng (TP.Hà Tĩnh)
· Trần Thị  Hảo sinh năm 1955, chồng là Trương Quốc Thống hiện đang sinh sống tại Đắc Lắc.

· Trần Đăng Thịnh sinh 1956
· Trần Đăng Cường sinh 1959
· Trần Thị Lương sinh 1961, chồng là Dương Kim Tẻo ở TP.Hà Tĩnh

· Trần Đăng Bé sinh năm 1964
· Trần Thị Phương sinh năm 1969, lấy chồng là Trương Quốc Thụ ở xóm Long giang, nay cả gia đình đang sinh sống ở Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu)

3. TRẦN ĐĂNG NĂM

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huệ

Ông sinh tháng 10 năm 1924 mất ngày 9/5/2000, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Pháp (Tân binh khóa 1). 

Vợ ông là Dương Thị Ba sinh năm 1934

· Trần Đăng Thanh  sinh 20/8/1968
· Trần Đăng Minh sinh 21/7/1971
· Trần Thị Nga (Giỗ ngày 25/2)

· Trần Thị Đỏ (Giỗ ngày 18/5)

· Trần Đăng Vinh sinh 22/1/1976
· Trần Thị Hoa sinh 22-10-1980, chồng là Tạo hiện ở Đắc Lắc
4. TRẦN THỊ SÁU

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Huệ


Giỗ ngày 15/4, bà bị chó dại cắn

ĐỜI THỨ MƯỜI

1. TRẦN THỊ BẸP

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Kế

Bà Bẹp bị thất lạc năm 1945

2. TRẦN ĐĂNG QUẾ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Kế

Sinh năm 1950 tham gia QĐND mất ngày 9/5/1973
3. TRẦN ĐĂNG THỊNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Kế

Sinh ngày 14/11/1957 tham gia QĐND Việt Nam chống Mỹ, hưởng chế độ bệnh binh.

Vợ là Nguyễn Thị Tiến sinh 1958 ở Thạch Lạc.


Các con:

· Trần Thị Nhung  sinh1978, chồng là Nguyễn Thắng ở Thạch Lạc
· Đăng Dũng sinh năm 1982
· Trần Thị Hà sinh ngày 16/7/1984 chồng là Hồ Viết Quế ở Thạch Lạc
· Trần Thị Liên sinh ngày 22/2/1992 chồng là Đặng Hoài Rin quê Vũ Quang
· Trần Thị Cúc sinh ngày 08/05/1998.

4. TRẦN ĐĂNG CƯỜNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Kế

Sinh năm 1959.
Vợ là Hồ Thị Hành sinh 1962 ở Thạch Lạc.
Các con:

· Trần Đăng Hùng  mất ngày 05/07/2000
· Trần Đăng Tùng sinh ngày 10//06/1985
· Thị Tuyết sinh ngày 18/04/1987 chồng là Trần Viết Dũng ở Thạch Khê

· Đăng Quang sinh ngày 3/11/1998

5. TRẦN ĐĂNG BÉ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Kế

Sinh năm 1964. 
Vợ là Trương Thị Niệm sinh 1963 con ông Trương Quốc Cù ở thông Vĩnh Long.
Các con:

· Đăng Tuấn sinh ngày 3/11/1998

· Thị Thuý sinh 1990 chồng là Trần Công Tuấn Vũ sinh 1988

· Thị Hằng sinh 1991 chồng là Vũ Đức Duy sinh 1985

· Đăng Phúc
6. TRẦN ĐĂNG THANH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Sinh ngày 20/8/1968
Vợ là Nguyễn Thị Minh ở Thạch Văn.
Các con:

· Trần Thị Hạnh sinh ngày 10/16/1991 lấy chồng quê Kỳ Anh

7. TRẦN ĐĂNG MINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Sinh ngày 21/7/1971
Vợ là Trương Thị Hương sinh 9/5/1971 quê ở Thạch Khê.

Các con:

· Thị Thảo sinh ngày 01/06/1995
· Thị Linh sinh 29/06/1997
· Thị Nga giỗ 25/2
· Đăng Đạt sinh 13/09/1911
8. TRẦN THỊ NGA

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Giỗ ngày 25/2

9. TRẦN THỊ ĐỎ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Giỗ ngày 18/5
10. TRẦN ĐĂNG VINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Sinh ngày 22/1/1976
Vợ Dương Thị Anh sinh ngày 19/9/1976 người cùng thôn.

Các con:

· Trần Đăng Nam sinh ngày 6/10/2004
· Trần Thị Khánh Huyền sinh 22/06/2006
11. TRẦN THỊ HOA
(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

1. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Thịnh

Sinh ngày 11/6/1982

Vợ Nguyễn Thị Minh sinh năm 1986 ở Thạch Trị.

Các con:

· Trần Đăng Thành sinh ngày  12/6/2012
· Đăng Tân sinh ngày 13/06/2014
2. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cường

Mất ngày 05/07/2000

3. TRẦN ĐĂNG TÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cường

Sinh ngày 10/6/1986

Vợ Nguyễn Thị Thu sinh 26/2/1985 ở Thạch Lạc.

4. TRẦN ĐĂNG TUẤN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Bé

Sinh 1986

Vợ Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1991 quê ở Đắc Lắc, hiện cả gia đình sinh sống ở đây.

5. TRẦN ĐĂNG PHÚC

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Bé

6. TRẦN ĐĂNG ĐẠT

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Minh

Sinh ngày 13/9/2011

7. TRẦN ĐĂNG NAM

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Vinh

Sinh ngày 6/10/2004
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ĐỜI THỨ BA
TRẦN ĐĂNG ĐẠT

(Đời thứ: 3)

Con Ông: Đệ Nhị Thế Tổ


Ông là con thứ hai của Đệ Nhị Thế Tổ anh trai của ông là ông Huyền Chân( thuộc nhánh thứ nhất đã nói ở phần trên). Ông còn được gọi là Ông Huyền Đạt. Hiện vẫn chưa rõ ngày sinh và ngày mất của ông.  Phần mộ của ông được an táng tại Nghĩa Trang Họ Đại Tông.


Ông sinh được năm người con:

· Trần Đăng Phúc: Có tên là Ông Sắt ở Thị Xã Hà Tĩnh, mất liên lạc nên không sõ con cháu

· Trần Đăng Trình: Ông Trình đậu hai khóa Tú Tài làm thừa lại tỉnh Nghệ Tĩnh.Vợ là Trần Thị Thảo sinh được hai người con trai: Trần Đăng Quán và Trần Đăng Đá
· Cố Đồ: Tên thường gọi không rõ, do làm nghề dạy học nên gọi là Cố Đồ, Được phong Lê Triều Hiệu Sinh, Cố đồ sinh hai trai một gái: Thị Ninh, Trần Đăng Bình, Trần Đăng Sinh. Con cháu của Cố Đồ sau được phân thành 3 nhánh, sẽ nói rõ ở phần sau.
· Trần Đăng Tâm: Thường gọi là Cố Chính, Ông làm ruộng và nghề Thầy Âm, Con của Ông là Trần Đăng Chính. Con cháu của ông Tâm sau này được xếp vào cựa thứ 3 và nhánh thứ 7.
· Trần Thị Cường: Chồng Bà là Trương Quốc Bảo ( Gọi là Quan Cụ), Ông Bà sinh được ba người con, nhưng có Trương Quốc Dụng đậu tiến sỹ Thượng Thư Bộ Hình triều Nguyễn

ĐỜI THỨ TƯ

1. TRẦN ĐĂNG PHÚC

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Là con đầu của ông Huyền Đạt, Ông còn có tên gọi là Ông Sắt, Ông sống tại Thị xã Hà Tĩnh, mất liên lạc nên không rõ con cháu.

2. TRẦN ĐĂNG TRÌNH

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Là con thứ hai cua ông Huyền Đạt. Ông Trình đậu hai khóa Tú Tài làm thừa lại tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1830 (Đời Minh Mạng thứ 10) Ông làm Quyền Tri Huyện Thạch Hà, năm 1831 tách tỉnh gọi là Đạo Hà Tĩnh, Hà Thành Phủ, Thạch Hà Huyện. Năm 1832 ông ra thi lần ba sau đó tiếp tục về làm thừa Lại Đạo Hà Tĩnh. Cùng năm ấy ông chỉ huy xây thành Trung Tiết (Nay là Tp.Hà Tĩnh)

Vợ Ông là Trần Thị Thảo sinh được hai con trai:

· Trần Đăng Quán (Không có con trai)
· Trần Đăng Đá
3. TRẦN ĐĂNG CỐ ĐỒ

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Là con thứ ba của ông Huyền Đạt, tên thường gọi không rõ, do làm nghề dạy học nên gọi là Cố Đồ, ngoài ra còn làm muối và làm nghề thầy cúng. Ngày xưa cơ trại của Cố Đồ ở Mạng Diêm, sau do biến cố đã chuyển về Vườn Trâu (Thôn 11 hiện nay), sau lại chuyển tiếp lên chổ nhà anh Đống hiện nay. Được phong Lê Triều Hiệu Sinh, không rõ tên vợ, ngày sinh, ngày mất nhưng giỗ của Ông ngày 5.2, giỗ bà ngày: 13.7. Cố Đồ sinh hai trai một gái:

· Trần Thị Ninh chồng là Phan Vĩnh Chiếng con trai Tổng Hanh đời vua Thành Thái.
· Trần Đăng Bình có con là Hỉm Toán ở Thanh Hoá
· Trần Đăng Sinh con cháu của ông Sinh sau này được chia làm ba nhánh.
4. TRẦN ĐĂNG TÂM

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Con trai thứ tư của ông Huyền Đạt, thường gọi là Cố Chính, Ông làm ruộng và nghề Thầy Âm, Con của Ông là
· Trần Đăng Chính

Con cháu của Ông Tâm sau này được chia là cựa thứ 4 và Nhánh thứ 7. Xem chi tiết ở phần sau.
5. TRẦN THỊ CƯỜNG

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Con út thứ năm của ông Huyền Đạt, chồng Bà là Trương Quốc Bảo ( Gọi là Quan Cụ), Ông Bà sinh được ba người con, nhưng có Trương Quốc Dụng đậu tiến sỹ Thượng Thư Bộ Hình triều Nguyễn.

ĐỜI THỨ NĂM

1. TRẦN ĐĂNG QUÁN

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông không có con trai

2. TRẦN ĐĂNG ĐÁ

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông Đá sinh được Ông 

· Trần Đăng Hạnh:  Ông Hạnh  sinh được hai người con là: Trần Đăng Từ Thiệng và Trần Đăng Trạch. Ông Trần Đăng Từ Thiệng sinh được ba người con gái : Bà Xuân Liên, Đăng Thung (mất sớm), Bà Mai Hai. Còn Trần Đăng Trạch thì mất sớm.
Đáng lẽ Phả Tộc phải phân thêm một nhánh là nhánh Ông Trần Đăng Trình, tuy nhiên vì con cháu của ông sau này không có con trai thờ tự, các trang sau sẽ không nói đến nhánh này nữa.
3. TRẦN THỊ NINH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Cố Đồ

Con gái đầu của Cố Đồ, chồng Bà là Phan Vĩnh Chiến, con trai Tổng Hanh (Đời Thành Thái)

4. TRẦN ĐĂNG BÌNH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Cố Đồ

Có con là Hỉm Toán ở Quán Cốc Thanh Hóa, và mất liên lạc.
5. TRẦN ĐĂNG SINH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Cố Đồ

Ông là Thí sinh Nhị trường, giỗ ngày 25.8 giỗ bà ngày 15.1. Sinh được bảy người con:

· Trần Đăng Nhin thuộc nhánh thứ 3
· Trần Đăng Sâm làm nghề thợ bạc ở Thanh Hoá có các con: Cò Mọt, Cò Tạ và hai người con gái, hiện mất liên lạc.
· Trần Đăng Nhung nhánh thứ tư.
· Trần Đăng Phi nhánh thứ năm
· Trần Đăng Hành nhánh thứ sáu
· Trần Đăng Biểu ông đi lính thời vua Tự Đức, không có con.
· Trần Đăng Đại ông làm nghề thợ bạc có con là Đăng Vị (mất sớm), Thị Vân.
NHÁNH THỨ BA
Là nhánh của con cháu ông Trần Đăng Nhin, nay trưởng nhánh là Trần Đăng Lộc ở Thạch Văn.
SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH THỨ BA



ĐỜI THỨ SÁU
TRẦN ĐĂNG NHIN

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Tên thường gọi là Cố Tô, làm Lý Trưởng và dạy học đời Gia Long, giỗ ngày 8.10, Cố có hai vợ và sinh được 8 người con:

· Trần Đăng Học

· Trần Đăng Đỉnh thường gọi là thầy Đỉnh hiện con cháu chỉ còn bà Tâm Phúc, các cháu bài vai: Bà Quynh, Bà Hai, Bà Ba, Bà Tân, Ông Năm, Ông Sáu, Ông Bảy, Bà Cọt. Chắt ngoại: Ông Lý Kỷ, Ông Hạnh Phúc.
· Trần Đăng Quảng tên thường gọi là cố Thộ, con: Đăng Tộ (mất), Bà Cháu Duyệt, Bà Cháu Tuân, Bà Thái Thân.
· Trần Đăng Thuý Tràng là em ông Quảng có con là: Thị Bốn (Bà Thắng Cây), Bà Năm ở Vĩnh Phúc, Bà Sáu (Bà Nga Văn), Bà Tuý (Mẹcủa các ông Thường Cương, Lộc Rộng, Thẩm Quảng)
· Trần Đăng Kiện không có vợ con.
· Trần Đăng Vượng  còn gọi là Ông Xin Vượng có một con gái là Thị Lĩnh lấy ông Lưu Thanh ở Thạch Lạc.
· Trần Đăng Tiếu  vợ là Dương Thị Út có bốn con là : Thị Hỷ, Thị Thỉ, Thị Thanh, Đăng Bình (mất).
· Trần Thị Thế

· Trần Thị Khang

ĐỜI THỨ BẢY
1. TRẦN ĐĂNG HỌC

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Còn gọi là Ông Tô, ngày giỗ 24.8 bà ngày 5.5.

Ông sinh được năm người con:

· Trần Đăng Điến

· Trần Đăng Kiện có hai vợ một con trai (mất), một con gái.
· Thị ... (Bà của bà Thông Cẩn)
· Trần Đăng Tuyển

· Trần Đăng Bộ

2. TRẦN ĐĂNG ĐỈNH

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Thường gọi là Thầy Đỉnh, sinh được bốn người con, hiện nay còn cháu là Bà Tâm Phúc. 

Các cháu bài vai: Bà Quynh, Bà Hai, Bà Ba, Bà Tân, Ông Năm, Ông Sáu, Ông Bảy, Bà Cọt. Chắt Ngoại: Ông Lý Kỷ, Ông Hạnh Phúc.

3. TRẦN ĐĂNG QUẢNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Thường gọi là Cố Thộ
Các con:

· Trần Đăng Tộ ( Mất)
· Bà Cháu Duyệt

· Bà Châu Tâm

· Bà Thái Thân

4. TRẦN ĐĂNG THUÝ TRÀNG
(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Là em ông Quảng.

Có con là: 

· Thị Bốn (Bà Thắng Cây)

· Bà Năm ở Vĩnh Phúc
· Bà Sáu (Bà Nga Văn)
· Bà Tuý (Mẹ của các ông Thường Cương, Lộc Rộng, Thẩm Quảng)
5. TRẦN ĐĂNG KIỆN

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Ông không có vợ con.

6. TRẦN ĐĂNG VƯỢNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin
Thường gọi là Cố Xin Vương
Có một con gái là:

· Trần Thị Lĩnh: Lấy ông Lư Thanh ở Thạch Lạc
7. TRẦN ĐĂNG TIẾU

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

Vợ là Dương Thị Út
Có bốn con:
· Trần Thị Hỷ
· Trần Thị Thỉ
· Trần Thị  Thanh
· Đăng Bình (mất)
8. TRẦN THỊ THẾ
(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

9. TRẦN THỊ KHANG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhin

ĐỜI THỨ TÁM
1. TRẦN ĐĂNG ĐIẾN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Học

Giỗ ngày 17/8/1917.

Vợ là Dương Thị Hiển người Thạch Lạc. 

Các con:

· Trần Đăng Tô
· Trần Đăng Bô
· Trần Đăng Sô
· Trần Thị Đỉu: Lấy chồng là Dương Thìn ở Thạch Trị

· Trần Đăng Năm
· Trần Đăng Khải (không có vợ con)
· Trần Thị Em lấy chồng Thạch Văn (gọi là Bà Cháu Tỉu – nôi cháu là Đăng Tỉu con của anh trai Đăng Tô) mất ngày 23/11/2005

· Trần Thị Cọt (chồng là Nguyễn Kính) ở Cẩm Minh

2. TRẦN ĐĂNG KIỆN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Học

Ông có hai vợ, một trai mất sớm, một gái không rõ tên.
3. TRẦN THỊ …………

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Học

Con thứ 3 của Ông Học. Cháu là Bà Thông Cẩn (Hồ Thị Tự ở Thạch Lạc)

4. TRẦN ĐĂNG TUYỂN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Học

Ông sinh năm 1883, giỗ ngày 17/7/1973, 

Vợ là Trần Thị Gia (Bà Kế), các con:

· Trần Thị Tình lấy ông Thịnh Đức

· Trần Đăng Lý
· Trần Thị Ý lấy ông Huề Bốn ở Thạch Trị

· Trần Đăng Trí
· Trần Thị Năm lấy ông Hồ Đạt ở Thạch Lạc
5. TRẦN ĐĂNG BỘ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Học

Sinh năm 1892 mất ngày 30/9/1938.

Vợ là Nguyễn Thị Nhỏ sinh năm 1890 mất ngày 15/11/1940. Các con:

· Trần Đăng Hộâ
· Trần Đăng Công
· Trần Đăng Trình
· Trần Đăng Ân sinh 1924 mất 1931

· Trần Thị Thỉ chồng là Trần Vân ở Liên Đồng (Thạch Khê)

6. TRẦN ĐĂNG TÔÄ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quảng

Mất sớm

7. BÀ CHÁU DUYỆT

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quảng

8. BÀ CHÁU TÂM

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quảng

9. BÀ THÁI THÂN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quảng

10. TRẦN ĐĂNG BÌNH

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Tiếu

Con út của công Tiếu, mất sớm, ba chị gái đầu là: Thị Hỷ, Thị Thỉ, Thị Thanh.

ĐỜI THỨ CHÍN
1. TRẦN ĐĂNG TÔ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Ông sinh năm 1891, giỗ ngày 21/11.

Vợ là Dương Thị Hiến. Giỗ ngày 28/9, quê ở Thạch Trị.
Các con:

· Trần Đăng Tỉu  ở Thạch Văn, bố mẹ mất sớm được O ruột nuôi.
2. TRẦN ĐĂNG BÔ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Ông sinh năm 1894, giỗ ngày 21/11

Vợ cả: Dương Thị Thiện giỗ ngày 5/5, người Thạch Trị

Vợ kế Phạm Thị Hiệu giỗ ngày 17/5/1977.

Các con:

· Trần Đăng Niệm

· Thị Lựu chồng là Phạm Hai ở Bắc Khê
· Trần Đăng Kiệm
· Trần Đăng Cần
· Trần Đăng Ngạn

· Trần Đăng Tùng

3. TRẦN ĐĂNG SÔ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Ông sinh 1897

Vợ là Dương Thị Út. Các con:

· Trần Đăng Kỷ (Mất)
· Trần Đăng Trí  con cháu của ông sinh sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
4. TRẦN THỊ ĐỈU

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Bà lấy chồng ở Thạch Trị
5. TRẦN ĐĂNG NĂM

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Ông sinh năm 1904, giỗ ngày 28/9/1993
Vợ cả là Dương Thị Nhỏ ở Thạch Lạc
Vợ kế là Dương Thị Em ở Thạch Lạc

Các con:

· Trần Đăng Vận

· Trần Thị Hai chồng bà là Ông Trình người Thừa Thiên Huế.
· Trần Đăng Cận
· Trần Đăng Minh
· Trần Đăng Mính

6. TRẦN ĐĂNG KHẢI

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến


Ông không có vợ con.
7. TRẦN THỊ EM

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Bà lấy chồng Thạch Văn (gọi là Bà Cháu Tỉu) mất ngày 23/11/2005. Bà nuôi người cháu là Trần Đăng Tỉu do bố mẹ mất sớm.
8. TRẦN THỊ CỌT

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Điến

Bà Cọt chồng là Nguyễn Kính  ở Cẩm Minh.
9. TRẦN ĐĂNG ...

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Kiện

Con trai duy nhất của ông Kiện, mất sớm và không rõ tên tuổi.

10. TRẦN THỊ ...

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Kiện

Con gái duy nhất của ông Kiện  không rõ tên tuổi.

11. TRẦN ĐĂNG LÝ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Tuyển

Ông là con thứ hai, chị gái đầu là: Thị Tình, các em của ông: Thị Ý, Đăng Trí, Thị Năm. Ông sinh năm 1921, giỗ ngày 9/11. Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Pháp, về địa phương làm đội trưởng sản xuất, công an... Ông được Nhà Nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ. 

Vợ là Phạm Thị Hòa mất ngày 30/12/2013.
Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Soa lấy Ông Đình ở Thạch Hải
· Trần Thị Hường tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Mỹ, hưởng chế độ Bệnh Binh, lấy chồng là Ông Hợi hiện nay đang sinh sống ở Nghệ An
· Trần Đăng Cương
· Trần Thị Quyết lấy chồng là Ông Hoàng Điệng ở Bắc Khê.
· Trần Thị Nguyệt không lấy chồng
· Trần Đăng Việt

· Trần Thị Hồng lấy chồng là ông Nguyễn Châu ở Thạch Lạc.
· Trần Đăng Thông

· Trần Thị Minh lấy ông Đình ở xóm Vĩnh Long- Thạch Khê
12. TRẦN ĐĂNG TRÍ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Tuyển

Ông là con thứ 4, giáp út của ông Tuyển. Ông sinh năm 1931, mất ngày 14/7/2000. Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Pháp, bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hưởng chế độ thương Binh. Ông được thưởng nhiều huân huy chương.

Vợ là Nguyễn Thị Đính quê ở Long Giang.
Các con:

· Trần Thị Phú tham gia Thanh niên xung phong chống Mỹ, hưởng chế độ Nhà Nước. Chồng là Ông Quyền ở Nghệ An
· Trần Thị Hựu lấy chồng Ông Phan Nghệ (nay cả gia đình ở Đắc Lắc)

· Trần Đăng Sơn đi bộ đội hy sinh ở mặt trận biên giới Tây Nam, mộ ở Nghĩa Trang Cần Thơ.
· Trần Thị Hà lấy chồng là ông Phan Công Đình

· Trần Thị Hải là giáo viên Tiểu học, lấy chồng là Ông Vinh hiện ở Đắc Lắc
· Trần Đăng Hiếu

· Trần Đăng Trung

13. TRẦN ĐĂNG HỘ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bộ

Là con trai đầu của ông Đăng Bộ, em kế ông: Đăng Công, Đăng Trình, Đăng Ân, Thị Thỉ. Ông sinh năm 1918, mất ngày 3/5/1990, là Đảng Viên huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông làm cán bộ xóm, xã, đội sản xuất Nông Nghiệp. Nhiều Huân huy chương các loại.

Vợ là Trương Thị Hai sinh năm 1923, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Các con:

· Trần Thị Lân lấy chồng là Ông Lưu Thành
· Trần Thị Lý sinh năm 1946 là công nhân địa chất nghỉ hưu lấy chồng là ông Phạm Công cũng là Công nhân địa chất đã nghỉ hưu. 
· Trần Đăng  Hương
· Trần Đăng Hường
· Trần Thị Phương sinh năm 1954 lấy chồng ông Hồ Văn Tường là hiệu phó Trường THCS ở Vũng Tàu.

· Trần Thị Bình sinh năm 1958, chồng là Ông Tặng quê ở Nam Định, nay cả gia đình ở TT Lái Thiêu – Bình Dương
· Trần Đăng Mậu 
· Trần Thị Hoa sinh năm 1963, chồng là Phan Văn Chửng làm Chủ tịch UBNN xã Thạch Trị.

· Thị Đỏ mât năm 1965

14. TRẦN ĐĂNG CÔNG

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bộ

Là con thứ 2 của ông Bộ. Sinh năm 1920, mất ngày 9/8/1999, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Pháp, là cán bộ dân quân, Cán bộ hợp tác xã Nông nghiệp, được tặng nhiều huân huy chương các loại.
Vợ cả là Hồ Thị Thiu mất năm 1945

Vợ kế là Dương Thị Đường sinh năm 1920 ở Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Thị Đỏ sinh và mất năm 1945
· Trần Thị Tùng sinh năm 1949. Là công nhân lâm nghiệp đã nghỉ hưu, lấy Ông Kiệm ở Kỳ Khang – Kỳ Anh. 

· Trần Thị Mai sinh năm 1954, mất ngày 15/8, chồng là ông Nguyễn Liên cùng thôn.
· Trần Thị Trúc sinh năm 1956, lấy Ông Nguyễn Quang Tuệ (ở Thạch Lạc). Tham gia QĐND chống Mỹ, hưởng chế độ.
· Trần Đăng Minh

· Trần Thị Sinh sinh năm 1963 lấy chồng ở Kỳ Phương – Kỳ Anh
15. TRẦN ĐĂNG TRÌNH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bộ

Ông sinh năm 1924, mất ngày 24/8/...
Vợ là Nguyễn Thị Thỉ mất ngày …………….

Các con:

· Trần Đăng Trinh

· Trần Thị Kỳ sinh năm 1954, mất ngày 11/9/1968 do bom Mỹ.

· Thị Nhi sinh năm 1956 lấy ông Nguyễn Thừ Anh ở Thạch Trị, nay cả gia đình sinh sống tại Đồng Nai

· Trần Thị Sách sinh năm 1959, lấy Ông Nguyễn Mận – Thạch Trị

· Trần Đăng Đức
· Trần Đăng Dục

· Trần Đăng Lập

16. TRẦN ĐĂNG ÂN

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bộ

Con trai thứ 4 của ông Bộ. Sinh năm 1924 mất 1931
ĐỜI THỨ MƯỜI
1. TRẦN ĐĂNG TỈU

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tô

Ông sinh năm 1928, mất ngày 20/10/1984  

Vợ là ................
Khi cha mẹ mất ở Thạch Khê, được O là Trần Thị Em đem về nuôi ở Thạch Văn. Lấy vợ rồi sinh con cháu. 
Các con:

· Trần Đăng Lộc
· Trần Đăng Dũng
· Trần Đăng Hùng

· Thị Cúc

2. TRẦN ĐĂNG NIỆM

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bô

Ông sinh năm 1928, mất ngày 05/09/1994, Ông là cán bộ Đoàn Xã, Ban quản lý Hợp Tác xã Nam Khê.

Vợ là Lưu Thị Tư sinh năm 1935 ở Thạch Lạc, mất ngày 13/04/1995.

Các con:

· Trần Đăng Thể

· Trần Đăng Lệ

· Trần Thị Tuế sinh năm 1958, chồng là Ông Ngô Đồng thương binh ¼, ở Sơn Ninh - Hương Sơn – Hà Tĩnh.Bà Tuế là CNQP đã nghỉ hưu.
·  Trần Thị Huê sinh năm 1960, chồng là Ông Diện ở Thạch Hải.
· Trần Thị Tuyết sinh năm 1962, chồng là Ông Dương Thanh ở Thạch Lạc

· Trần Thị Duyệt sinh năm 1964 lấy ông Trương Đăng Dũng ở Thạch Khê

· Trần Thị Truyền sinh năm 1966, chồng là Ông Thục ở Thị trấn Cày.

· Trần Thị Thống sinh năm 1968
· Trần Đăng Đống 

3. TRẦN ĐĂNG KIỆM

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bô

Ông sinh năm 1934, mất ngày 11/9/1968
Ông là tham gia Quân Đội chống Mỹ.
Vợ là Dương Thị Nuôi 

Các con:

· Trần Thị Ngọc sinh năm 1956, chồng là Dương Kim Phong ở Thạch Lạc.
· Trần Đăng Châu 
· Trần Đăng Dũng 

· Trần Thị Nhung sinh năm 1967, lấy ông Dương Tiến làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.
4. TRẦN ĐĂNG CẦN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bô

Ông sinh năm 1936, mất ngày 01/6/2006. Đảng viên, cán bộ Địa chất nghỉ hưu. Đã từng làm cán bộ Đoàn xã. Kế toán HTXNN, hội người cao tuổi xã. Ban liên lạc Hưu trí Hà Tĩnh, được tặng nhiều huân huy chương các loại.

Vợ là Dương Thị Đào mất ngày 05/09/2002, quê ở Vĩnh Thịnh - Thạch Lạc.
Các con:

· Trần Thị Tuấn sinh năm 1961 lấy Ông Tính ở Nghệ An.
· Trần Thị Mai sinh 1963 chồng là ông Phóng ở Hải Phòng.
· Trần Đăng Thọ 

· Trần Đăng Hoằng

· Trần Thị Thu lấy chồng là Ông Toàn ở Can Lộc.
5. TRẦN ĐĂNG NGẠN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bô

Ông sinh năm 1942, mất ngày 09/ 05/ …  Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, cấp bậc Thiếu úy. Làm Y sỹ Quân Y, nghĩ quân ngũ Ông hưởng chế độ Bệnh binh, làm trạm trưởng Y tế xã, Bí thư chi bộ xóm.

Vợ là Dương Thị Đào sinh 1949 ở thôn Vĩnh Long xã Thạch Khê.

Các con:

· Trần Thị Tú Oanh sinh năm 1975, chồng là Ông Trần Tương.
· Trần Thị Lan sinh năm 1978, cán bộ quả lý Rừng Bắc Trường Sơn là Cán bộ quản lý Rừng Bắc Trường Sơn. Chồng là Nguyễn Hùng Nga ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh.

· Trần Thị Hằng sinh năm 1980 Chồng là Phan Hưng ở Nghệ An.

· Trần Thị Linh sinh ngày 22/8/1982 tốt nghiệp TTKT, chồng là ông Đề ở Can Lộc.

· Trần Thị Giang sinh ngày 27/9/1985 tốt nghiệp TTKT, chồng là Trương Hoài Nam ở Thạch Bàn.
· Trần Thị Thùy Dung sinh ngày 13/9/1992 tốt nghiệp Đại Học Vinh, chồng là Quân ở Nghệ An.
6. TRẦN ĐĂNG TÙNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Bô

Ông sinh năm 1944, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, cấp bậc Đại úy, hưởng chế độ Bệnh binh. Là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, 40 năm tuổi đảng, rời quân ngũ ông về tham gia công tác tại chính quyền địa phương. Làm Phó chủ tịch, trưởng Công an. Cán bộ Hội người cao tuổi xã Thạch Khê.

Vợ là Hồ Thị Đào sinh năm 1949, cùng xóm.

Các con:

· Trần Thị Loan sinh năm 1975 lấy ông Nguyễn Phú ở Thạch Lạc.
· Trần Đăng Toản

· Trần Đăng Hoàn 

7. TRẦN ĐĂNG KỶ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Sô

Ông mất sớm

8. TRẦN ĐĂNG TRÍ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Sô

Ông sinh năm ... cả gia đình đều sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
Vợ là Dương Thị Tích.

Các con:

· Trần Đăng Thức
· Trần Đăng Tỉnh

· Trần Đăng Linh

· Trần Đăng Hoạt

· Trần Đăng Đạt 

9. TRẦN ĐĂNG VẬN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Ông sinh năm 1931, mất ngày 21/5/1982. Ông là Công nhân Địa chất Nghỉ hưu. Trước đó ông làm đội trưởng sản xuất Nông nghiệp.

Vợ là Nguyễn Thị Đào quê ở Đồng Thiện - Thạch Trị

Các con:

· Trần Đăng Mận

· Trần Thị Mân chồng là Thanh quê Thạch Bàn hiện sống ở Đắc Lắc.
· Trần Thị Xuân

· Trần Thị Tân

· Trần Đăng Anh 

10. TRẦN ĐĂNG CẬN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Ông sinh năm 1941, mất ngày 1/12/1973. Ông tham gia dạy vỡ lõng, Công nhân Địa chất, chưa nghỉ hưu thì mất.

Vợ là Nguyễn Thị Phú  ở Quang Lạc - Thạch Lạc. Hiện con cháu đã vào làm ăn ở Đắc Lắc.

Các con:

· Trần Đăng Thuận sinh năm 1961, giỗ ngày 04/4
· Trần Đăng Hùng

· Trần Thị Dung là giáo viên tiểu học
11. TRẦN ĐĂNG MINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Ông sinh năm 1944, Ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, hưởng chế độ Bệnh binh.

Vợ là Ngô Thị Đào ở Vĩnh Thịnh - Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Đăng Linh

· Trần Đăng Vinh

12. TRẦN ĐĂNG MÍNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Năm

Ông sinh năm 1948, mất ngày 14/9/2010, ông là Công nhân xí nghiệp Đá thời chống Mỹ, hiện cả gia đình vào nam sinh sống ( Nông Trường 717 Đắc Lắc ).

Vợ là Đặng Thị Khuyên quê ở Cẩm Xuyên.

Các con:

· Trần Thị Thanh lấy chồng là Ông Tú ở Hộ Độ
· Trần Thị Huyền lấy chồng ở Can Lộc.
· Trần Đăng Thành

· Trần Đăng Công

· Trần Đăng Dũng

· Trần Thị Thúy

13. TRẦN ĐĂNG CƯƠNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Lý

Con thứ 3 của ông Đăng Lý. Ông sinh năm 1953, là Công Nhân Đường Sắt.

Vợ là Dương Thị Thiện, con Ông Trương Quốc Viên quê ở thôn Vĩnh Long – Thạch Khê.

Các con:

· Trần Thị Lương sinh năm 1978, lấy ông Trình ở Thanh Hóa.
· Trần Đăng Chung 

· Trần Thị Hoài

· Trần Thị Thanh lấy chồng là Nguyễn Thịnh ở Đắc Lắc.
· Trần Thị Dung

14. TRẦN ĐĂNG VIỆT

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Lý

Ông sinh năm 1959, tham Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Nước Lào sau giải phóng, hưởng chế độ Thương binh.

Vợ là Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1964 quê ở Hương Khê.

Các con:

· Trần Thị Hằng sinh năm 1984
· Trần Thị Thương sinh năm 1986
· Trần Thị Sen sinh năm …………………
· Trần Đăng Hoàng sinh năm 1991
15. TRẦN ĐĂNG THÔNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Lý

Ông sinh năm 1961, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, phục viên, làm Nông nghiệp.

Vợ cả Dương Thị Phương ở Thạch Lạc đã mất.

Vợ kế Hồ Thị Lý quê ở Quyết Tiến – Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Thị Phương

· Trần Thị Quỳnh giáo viên dạy Thể Dục Thể Thao
· Trần Đăng Cường

16. TRẦN ĐĂNG SƠN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, hy sinh ở mặt trận biên giới Tây Nam, mộ ở nghĩ trang Cần Thơ.

17. TRẦN ĐĂNG HIẾU

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Ông sinh năm 1973

Vợ là Dương Thị Thúy người cùng thôn.
Các con:

· Thị Anh
· Đăng Luân
18. TRẦN ĐĂNG TRUNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Ông sinh năm 1977

Vợ là Ngyễn Thị Thủy quê ở Quang Lạc. Hiện cả gia đình đang sinh sống ở Đắc Lắc.

Các con:

· Trần Đăng Đức sinh năm 2000
· ……………………………

19. TRẦN ĐĂNG HƯƠNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hộ

Ông sinh năm 1949, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Mỹ, hưởng chế độ thương binh. Ở địa phương là Phó chủ nhiệm HTX Nông Nghiệp. Và giữ nhiều chức vụ khác.

Vợ là Ngô Thị Hồng sinh năm 1952 ở thôn Long Tiến – Thạch Khê.

Các con:

· Trần Đăng Hải

· Trần Đăng Nam

· Trần Đăng Ninh

· Trần Thị Huệ sinh năm 1982, lấy ông Trần Văn Nguyên.
20. TRẦN ĐĂNG HƯỜNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hộ

Ông sinh năm 1952, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, thương binh hạng ¼.

Vợ là Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1958, ở Quang Lạc – Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Đăng Hân 

· Trần Thị Hạnh sinh 1982 lấy ông Hồ Hà ở Hòa Lạc
· Trần Thị Oanh sinh năm 1984 lấy ông Trần Hữu Hiếu.
· Trần Đăng Vũ 

21. TRẦN ĐĂNG MẬU

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hộ

Ông sinh năm 1961, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nay đã phục viên. Nay cả gia đình đang sống ở Bến Cát – Bình Dương
Vợ là Nguyễn Thị Vị sinh năm 1971 quê ở Bình Dương.

Các con:

· Trần Thị Nhân sinh năm 1995
· Trần Đăng Bảo
22. TRẦN ĐĂNG MINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Công

Ông sinh năm 1959, công nhân lái tàu hỏa. 

Vợ là Phan Thị Hải sinh năm 1967, giáo viên dạy bộ môn Sử trường Nguyễn Trung Thiên.

Các con:

· Trần Thị Yến sinh năm 1994
· Trần Đăng Quang sinh năm 1996
23. TRẦN ĐĂNG TRINH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông sinh năm 1952, bộ đội lái xe, cấp bậc Đại Úy, đang hưởng chế độ hưu trí.

Vợ Phan Thị Hồng sinh 1950 ở thôn Liên Đồng – Thạch Khê. 

Các con:

· Trần Đăng Chương

· Trần Đăng Giang

· Trần Thị Vân sinh năm 1984 lấy ông Nguyễn Đình Trình ở Hồng Lĩnh

· Trần Đăng Hiệp đã mất

· Trần Đăng Bửu
· Trần Thị Đỏ sinh và mất cùng năm 1992

24. TRẦN ĐĂNG ĐỨC

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông sinh năm 1962 tham gia Quân Đội Nhân Dân, gia đình sống ở Tx Hồng Lĩnh.
Vợ đầu Thị Thảo đã li dị.

Vợ hai Nguyễn Thị Anh sinh năm 1966.

Các con:

· Trần Đăng Việt con Bà Thảo
· Trần Đăng Duy

· Trần Đăng Chăn

25. TRẦN ĐĂNG DỤC

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông sinh năm 1965 tham gia Quân Đội Nhân Dân.

Vợ là Phan Thị Lý sinh năm 1973 thôn Long Tiến 

Các con:

· Trần Thị Dịu

· Trần Thị Sương sinh 2013
26. TRẦN ĐĂNG LẬP

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trình

Ông sinh năm 1972 tham gia Quân Đội Nhân Dân.
Vợ là 

Các con:
· …………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………….

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT
1. TRẦN ĐĂNG LỘC

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tửu

Ông sinh năm 1966 hiện ở Thạch Văn.

Vợ là Trần Thị Loan sinh 1970.

Các con:
· Trần Thị Phương

· Trần Đăng Cường

2. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tửu

Ông sinh năm 1970 hiện ở Thạch Văn.

Vợ là Phan Thị Đào.

Các con:
· Trần Đăng Quốc sinh 1996
· Trần Đăng Cương sinh 1997
3. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tửu

Ông sinh năm 1970 hiện ở Thạch Văn.

Vợ là Nguyễn Thị Lý sinh 1970.

Các con:
· Trần Thị  Thi

· Trần Thị Chi

· Trần Thị Yến Vy

4. TRẦN ĐĂNG THỂ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Niệm

Sinh năm 1955, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Cán bộ công ty Xây dựng Việt Đức ở Vinh. Hưởng chế độ Hưu, thương binh.

Vợ là Trần Thị Lam sinh năm 1954 ở thôn Long Tiến.
Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Hà sinh năm 1976, lấy chồng là Ông Tâm ở Can Lộc.
· Trần Thị Thanh sinh năm 1979 lấy chồng và sinh sống ở Đồng Nai.
· Trần Đăng Anh 

· Trần Đăng Đức Sinh được con trai là Đăng Bảo.
5. TRẦN ĐĂNG LỆ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Niệm

Sinh năm 1956, tham gia QĐNDVN làm Bác sỹ Quân Y quân khu 4. Nghỉ hưu ông làm mấy nhiệm kỳ Bí Thư Đảng Ủy ở Lệ Thủy – Quảng Bình, và cả gia đình sinh sống ở đây.
Vợ là Trà Thị Tơ sinh 1959 ở Lệ Thủy – Quảng Bình.

Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Thủy tốt nghiệp Đại Học, ở Quảng Bình
· Trần Thị Trang

· Trần Đăng Nhật

6. TRẦN ĐĂNG ĐỐNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Niệm

Sinh năm 1969

Vợ là Võ Thị Nguyệt, quê ở Đồng Hựu - Thạch Trị.

Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Trà

· Trần Thị Thương

7. TRẦN ĐĂNG CHÂU

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Kiệm

Ông sinh năm 1959, mất ngày 11/07/2011, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, đã làm Bí thư chi bộ. Phó chủ nhiệm HTX Nam Khê, xóm trưởng. 

Vợ là Hồ Thị Quý sinh năm 1963 ở Thanh Sơn - Thạch Lạc.

Các con của Ông Bà:

· Trần Thị Phương giáo viên TDTT  ở Gia Lai, đang công tác ở Gia Lai
· Trần Thị Thanh chồng là Hoàng Khánh ở Bắc Khê
· Trần Thị Nga giáo viên mầm non xã Thạch Khê
· Trần Đăng Quân

8. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Kiệm

Ông sinh năm 1964, là Công Nhân Xây Dựng. 

Vợ  Nguyễn Thị Nguyệt, quê ở Vĩnh Thịnh – Thạch Lạc, làm phó hiệu trưởng, hiệu trưởng Trường mầm non Xã Thạch Khê.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Hùng cán bộ thông tin viễn thông Vũng Áng
· Trần Thị Dương học Đại Học Nông Nghiệp
9. TRẦN ĐĂNG THỌ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cần

Ông sinh năm 1968

Vợ  là Dương Thị Thìn sinh năm 1976 ở Thạch Lạc.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Thường

· Trần Đăng ...

10. TRẦN ĐĂNG HOẰNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cần

Ông sinh năm 1970
Vợ  là Trịnh Thị Thúy quê ở Thanh Hóa.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Huy

· Trần Đăng Hưng

11. TRẦN ĐĂNG TOẢN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tùng

Ông sinh năm 1978 là Giáo Viên TDTT ở Đắc Lắc và cả gia đình đang sinh sống ở đây.
Vợ  là Đoàn Thị Hải Vân quê ở Nam Định làm Giáo Viên Tiểu Học.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Duy

· Trần Thị Linh

12. TRẦN ĐĂNG HOÀN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Tùng

Sinh năm 1982. Cán bộ địa chính sở tài nguyên môi trường Hà Tĩnh.

Vợ  là Thị Hải ở Thạch Bình – TP Hà Tĩnh, là công nhân xí nghiệp In Hà Tĩnh.
Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Nguyên
· Trần ………………………………

13. TRẦN ĐĂNG THỨC

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Sinh năm 1957, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gia đình sinh sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
Vợ  là Phan Thị Cảnh sinh năm 1958.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Tuấn
· Trần Đăng Hợi
14. TRẦN ĐĂNG TỈNH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Sinh năm ..., gia đình sinh sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
Vợ  là ...

Các con của Ông Bà:

15. TRẦN ĐĂNG LINH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Sinh năm .... gia đình sinh sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
Vợ  là Lê Thị Thức sinh năm 1974.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Tài
16. TRẦN ĐĂNG HOẠT

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Sinh năm ..., gia đình sinh sống ở Cẩm Dương – Cẩm Xuyên.
Vợ  là Nguyễn Thị Cúc.

Các con của Ông Bà:

· Trần Đăng Sinh

17. TRẦN ĐĂNG ĐẠT

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trí

Ở miền nam.

Vợ  là Nguyễn Thị Hương.

Các con của Ông Bà:

18. TRẦN ĐĂNG MẬN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Vận

Sinh năm 1952, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, hưởng chế độ Bệnh binh.

Vợ  là Trương Thị Hành ở thôn Vĩnh Long – Thạch Khê.
Các con:

· Trần Thị Thúy sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại Học Nông Nghiệp
· Trần Đăng Dương sinh năm 1984
· Trần Thị Vui

19. TRẦN ĐĂNG ANH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Vận

Sinh năm 1973, gia đình đang sống ở Đắc Lắc.

Vợ  là Hoàng Thị Dương
Các con:

· Trần Thị Linh
· Trần Đăng Nam

20. TRẦN ĐĂNG THUẬN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cận

Sinh năm 1961, mất ngày 2/4/2003, gia đình sống ở Đắc Lắc.

Vợ  là Ngô Thị Đoàn quê ở Thạch Đỉnh

Các con:

· Trần Đăng Hiếu
· Trần Thị Hằng

· Trần Đăng Dương

21. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cận

Sinh năm …………………………

Vợ  là Trần Thị Hiền sinh năm …………… ở Thạch Khê.

Các con:

· Trần Đăng Việt
· Trần Thị Nga

22. TRẦN ĐĂNG LINH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Minh

Sinh năm 

Vợ  là


Các con:

· Trần …………………………………………
· Trần …………………………………………

23. TRẦN ĐĂNG VINH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Minh

Sinh năm 

Vợ  là


Các con:

24. TRẦN ĐĂNG THÀNH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mính

Hiện ở Đắc Lắc

25. TRẦN ĐĂNG CÔNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mính

Hiện ở Đắc Lắc

26. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mính
Hiện ở Đắc Lắc

27. TRẦN ĐĂNG CHUNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Cương

Sinh năm 1981.

Vợ là Thị Hiền quê Nghệ An.

Các con:

· Trần Thị Trâm Anh sinh 8/3/2014
28. TRẦN ĐĂNG HOÀNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Việt

Sinh năm 1991.
29. TRẦN ĐĂNG CƯỜNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Thông

Đại học TDTT

30. TRẦN ĐĂNG LUÂN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hiếu

31. TRẦN ĐĂNG ĐỨC

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trung

Sinh năm 2000
32. TRẦN ĐĂNG HẢI

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh năm 1973, công nhân Cà phê và sinh sống ở Đắc Lắc.

Vợ  là Hồ Thị Nhung sinh năm 1978

Các con:

· Trần Thị Anh sinh 1997
· Trần Đăng Quốc sinh 1999
· Trần Thị Ánh sinh năm 2003
33. TRẦN ĐĂNG NAM

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh năm 1975, tham gia QD9ND đang sinh sống và làm Công Nhân ở Bình Dương.
Vợ  là Trương Thị Thắm sinh năm 1983 người cùng thôn.


Các con:

· Trần Thị An sinh năm 2008
· Trần Thị Nhàn sinh năm 2011
34. TRẦN ĐĂNG NINH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh năm 1987
Vợ  là Phan Thị Hạnh con ông Phan Hòe và bà Dương Thị Lý thôn Long Tiến – Thạch Khê.



Các con:

· Trần …………………………………………
· Trần …………………………………………

35. TRẦN ĐĂNG HÂN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hường

Sinh năm 1981, hiện là giám đốc nhà máy phân bón, gia đình sinh sống ở Bình Dương.

Vợ  là Bùi Thị Hồng Nhung, giáo viên cấp 3.



Các con:

· Trần Thị Thảo sinh năm 2009
· Trần Đăng Tuấn
36. TRẦN ĐĂNG VŨ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Hường

Sinh năm 1987, đại học Y Khoa.

Vợ  là Ninh ... quê Bắc Ninh



Các con:

37. TRẦN ĐĂNG BÃO

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mậu

38. TRẦN ĐĂNG QUANG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Minh

39. TRẦN ĐĂNG CHƯƠNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

40. TRẦN ĐĂNG GIANG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

41. TRẦN ĐĂNG HIỆP

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

Mất sớm

42. TRẦN ĐĂNG BỬU

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

43. TRẦN THỊ ĐỎ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

44. TRẦN ĐĂNG VIỆT

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Đức

45. TRẦN ĐĂNG DUY

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Đức

46. TRẦN ĐĂNG CHĂN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Đức

NHÁNH THỨ TƯ
Là nhánh của con cháu ông Trần Đăng Nhung, nay trưởng nhánh là Trần Đăng Khoa.

SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH THỨ BỐN



ĐỜI THỨ SÁU
TRẦN ĐĂNG NHUNG

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Giỗ ngày 25 tháng 9:

Vợ là Lê Thị Đỉu
· Trần Đăng Dương
· Trần Đăng Lan

· Trần Đăng Nhượng

“Năm 2003 ông Tần đi cô Phương ở Thanh Hòa hỏi ông Trần Đăng Nhượng, ông cho biết tên là Cố Nhung và tên bà Lê Thị Đỉu (vợ cố Nhung).”
“Tháng 9 năm 2013 ông Tần Đi cô Thủy xã Cẩm Thạch gặp cha là Trần Đăng Xin. Cha cho biết con trai thứ hai của cố Nhung tức em ông Dương tên là Lan và vợ là Bà Yến”

· trích phần gia phả viết tay Ông Thái gửi -

ĐỜI THỨ BẢY
1. TRẦN ĐĂNG DƯƠNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhung

Không rõ ngày sinh ngày mất, khoảng năm 1946 ông ra Thanh Hóa  làm nghề thợ bạc, lấy vợ sinh được hai con gái, sau khi già yếu và mất tại Thanh Hóa, mộ ông bị mất, chiêu hồn tử táng, và đưa về quê mai táng động Tràm Đình – Thạch Khê.

Vợ không rõ tên.
Hai con gái đang bị mất liên lạc.

· Trần Thị ...
· Trần Thị ...
“Hiện nay các con cháu tại quê đang mất liên lạc với con cháu cố Dương, các thế hệ sau cố gắn tìm con cháu bác Dương nơi có Chợ cầu, nghi vấn là Huyện Thọ Xuân, hoặc huyên Tỉnh Gia gì đó. (Cháu con chú: Trần Đăng Mại, Trần Đăng Xin ra đưa bác về)”
· Trích bản viết tay Gia phả nhánh cố Nhung ông Thái viết -

2. TRẦN ĐĂNG LAN
(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhung

Ngày sinh và ngày mất không rõ, không biết mấy con, chỉ biết một con trai là Đăng Triết.

Vợ là Bà Yến (căn theo lời trích bản viết tay của ông Thái).

Con của ông bà.

· Trần Đăng Triết
3. TRẦN ĐĂNG NHƯỢNG

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Nhung

Giỗ ngày 30 tháng 3.

Vợ là Trần Thị Thông, giỗ ngày  05 tháng 3.

Con của ông bà.

· Trần Đăng Xin

· Thị Thế mất khoảng năm 1945, giỗ ngày 20/10 chồng là Dương Phương ở xóm.
· Trần Đăng Hoán

ĐỜI THỨ TÁM
1. TRẦN ĐĂNG TRIẾT

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Lan

Giổ ngày mồng 8 tháng 7.

Vợ đầu Trần Thị Chỉnh giỗ ngày 08/11, người họ Trần Đức ở thôn Vĩnh Long, cháu Trần Đức Lượng là cựa trưởng. Bà Chỉnh sinh được một con là Trần Đăng Hiệp sinh khoảng 1917 mất năm 1947. Sau bà bị bệnh mất, ông lấy vợ thứ 2.
Vợ kế Hoàng Thị Sanh mất ngày 11 tháng 6 năm 1978, quê ở Bắc Khê. 
Các con của ông Triết:

· Trần Đăng Hiệp

· Trần Đăng Mại

· Trần Đăng My ngày sinh ngày mất không rỏ nhưng mất khoảng 4 tuổi
· Trần Thị Bốn

2. TRẦN ĐĂNG XIN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Lượng

Sinh năm 1900 mất ngày 5/9/1985.

Vợ là Lưu Thị Thiêm sinh năm 1910 mất ngày 28/11/1978. Các con:

· Đỏ
· Đỏ
· Trần Đăng Phú (Mất khoảng lúc 4 tuổi)

· Trần Đăng Nghĩa (Mất vào khoảng lúc 5 tuổi)

· Trần Thị Thanh sinh năm 1935 lấy Ông Phương người cùng thôn.
· Trần Đăng Mân
· Trần Đăng Trọng
· Trần Đăng Tần
3. TRẦN ĐĂNG HOÁN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Nhượng

Tạ thế vào khoảng 17 tuổi, giỗ hàng năm là ngày 17 tháng 7 âm lịch.
ĐỜI THỨ CHÍN

1. TRẦN ĐĂNG HIỆT
(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Triết
Con trai đầu của ông Triết, sinh khoảng năm 1917, mất khoảng năm 1947. Giỗ ông hàng năm  12 tháng 11 âm lịch

Vợ thứ nhất là người Minh Đức xã Thạch Hải, sau bị bệnh tâm thần rồi bỏ về cha mẹ đẻ.
Vợ thứ hai Phan Thị Dành con cố Ổn Ới, xóm Long Giang xã Thạch Khê, ông bà lấy nhau chưa có con, sau đó ông Hiệt bị bệnh yết hầu rồi qua đời, bà về cha mẹ đẻ và lấy chồng.
2. TRẦN ĐĂNG MẠI

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Triết
Sinh năm 1930 mất ngày 23/7/1993 hưởng thọ 63 tuổi, Ông Mại tham gia Quân Đội Nhân Dân chống Pháp. 

Vợ là Dương Thị Tiến sinh năm 1931 ở xóm Chùa Sò Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Thị Châu  sinh năm 1961 lấy ông Nguyễn Tiến Giai  ở xóm 2 xã Thạch Đỉnh.
· Trần Đăng Khoa sinh năm 1967
· Trần Thị Thìn sinh năm 1976 lấy chồng ở Thạch Lạc, sau duyên số không thành về lấy Ông Nguyễn Tiến Dũng ở Thừa Thiên Huế, hiện sinh sống ở Đắc Lắc
3. TRẦN ĐĂNG MỴ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Triết

Con thứ 3 của ông Triết, mất khoảng lúc lên 4 tuổi (cung cấp số liệu là Trần Đăng Lý người cùng họ).

4. TRẦN ĐĂNG ĐỎ
(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Xin
Sinh được ít ngày rồi mất
5. TRẦN ĐĂNG ĐỎ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Sinh được ít ngày rồi mất

6. TRẦN ĐĂNG PHÚ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Mất lúc lên khoảng 4 tuổi.

7. TRẦN ĐĂNG NGHỊA

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Mất lúc lên khoảng 5 tuổi.

8. TRẦN ĐĂNG MÂN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Ông sinh năm 1939, Là công nhân Quyết thắng ở Vĩnh Linh

Vợ là Trần Thị Lý người họ Trần Văn.

Hiện cả gia đình đang sinh sống ở xã Cư Bông - EaKa – Đắc Lắc.

Các con:

· Trần Đăng Hải sinh 1969
· Trần Đăng Nam sinh 1972
· Trần Thị Châu sinh năm 1974, chồng là Nguyễn Ngọc Khoa ở Diễn Kim – Diễn Châu, nay sống ở Đắc Lắc.

· Trần Đăng Anh sinh năm 1976

· Trần Đăng Đỏ
· Trần Đăng Hương sinh năm 1979

· Trần Thị Liên sinh năm 1982
· Đăng Dũng sinh năm 1984
· Trần Thị Huyền sinh năm 1987
9. TRẦN ĐĂNG TRỌNG

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Ông sinh năm 1944, năm 1965 tham gia Thanh niên xung phong, đến năm1966 tham gia quân đội nhân dân việt nam chống Mỹ, cấp bậc Thiếu Úy, chức vụ Đại Đội Phó.

Vợ là Trương Thị Bảy sinh năm 1949, con ông Trương Bộ và Dương Thị Ba quê ở Long Cống – Thạch Khê.

Các con:

· Trần Đăng Tuấn
· Trần Đăng Thương
· Trần Thị Đỏ

· Trần Thị Đỏ
· Trần Thị Tuyết sinh 25/1/1982
· Trần Thị Tâm sinh ngày 7/8/1983
10. TRẦN ĐĂNG TẦN

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Xin

Ông sinh tháng 10/1948 tham Gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đánh Mỹ, cấp bậc Trung úy, chức vụ chính trị viên đại đội, làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân xã Thạch Khê khóa 13, 14-16, Phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã.

Vợ là Phan Thị Lan sinh năm 1951, con ông Phan Ký và Ngô Thị Em ở Long Tiến.
Các con:

· Trần Đăng Thái

· Trần Đăng Huế
· Trần Thị Thơ sinh 28/10/1983, chồng Nguyễn Văn Mậu người cùng thôn.
ĐỜI THỨ MƯỜI
1. TRẦN ĐĂNG KHOA

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mại

Ông sinh năm 1967 

Vợ là Bùi Thị Quý sinh năm 1966 con ông Bùi Ký và bà Nguyễn Thị Phượng ở Vĩnh Thịnh – Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Đăng Dũng

· Trần Đăng Sỹ
· Trần Đăng Đạt

2. TRẦN ĐĂNG HẢI

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Ông sinh năm 1969

Vợ là Trần Thị Đạo sinh năm 1971 ở Nghi Lộc – Nghệ An.

Hiện cả gia đình sống ở Đắc Lắc. Các con:

· Trần Thị Trang sinh ngày 22/6/1990
· Đăng Hoàng sinh ngày 21//09/1992
3. TRẦN ĐĂNG NAM

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Ông sinh năm 1972

Vợ là Dương Thị Lân sinh năm 1970 con ông Dương Mậu và bà Phan Thị Dịnh ở Thạch Hương – Thạch Hà.

Các con:

· Trần Thị Hằng sinh 19/6/1997
· Đăng Tèo
· Thị Oanh sinh 05/08/2002
· Thị Nga
4. TRẦN ĐĂNG ANH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Ông sinh năm 1976

Vợ là Phạm Thị Bưởi con ông Phạm Truy và bà Phan Thị Hoa ở xóm 8 Thạch Khê.

Các con:

· Trần Đăng Đức sinh năm 1998
· Trần Đăng Thắng sinh năm 1999
· Trần Thị Phương sinh năm 2003
5. TRẦN ĐĂNG ĐỎ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Mất lúc sơ sinh.

6. TRẦN ĐĂNG HƯƠNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Ông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1979

Vợ đầu là Dương Thị Huyền sinh năm 1983 con ông Dương Đình và Bà Trần Thị Thịnh ở Long Tiến – Thạch Khê. Ông bà không hợp nhau nên tự nguyện ly hôn và có hai con: 
· Trần Đăng Sang sinh 30/7/2002
· Trần Đăng  Khang sinh tháng 5/2005
Vợ thứ 2 Nông Thị Thơ sinh ngày 13/2/1991 con ông Nông Xuân Hoan và bà Nguyễn Thị Biên trú quán thôn 17, xã  Cư Bông – huyện Eaka – Đắc Lắc.
Các con:

· Trần Thị Hoài Thương sinh ngày 10-01-2009
· Trần Đăng Thành sinh ngày 23/2/2011
7. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mân

Ông sinh năm 1984.

Vợ Nông Thị Thanh sinh năm 1989 con ông Nông Văn Ngườm và bà Nguyễn Thị Kinh trú quán thôn 17 xã Cư Bông – Eaka – Đắc Lắc.
Các con:

· Trần Đăng Huy sinh 15/8/2008
· Trần Đăng Hòa sinh ngày 19/09/2010
8. TRẦN ĐĂNG TUẤN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trọng

Ông sinh 08/5/1973.

Vợ là Nguyễn Thị Tâm sinh 19/09/1974, con ông Nguyễn Văn Can và bà Nguyễn Thị Tỉu quê ở Huyện An Lão - Hải Phòng.

Cả gia đình sống ở số nhà 2, ngõ 99/109, phố Đức Giang, Long Biên – Hà Nội. 
Các con:

· Trần Thị Thảo sinh 28/06/1996
· Trần Đăng Hưng sinh ngày 07/02/2005
9. TRẦN ĐĂNG THƯƠNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trọng

Ông sinh ngày 22/10/1976
Vợ là Lưu Thị Hạnh sinh 21/07/1978 con ông Lưu và bà Thìn ở cùng thôn, là giáo viên tiểu học ở Tỉnh Lâm Đồng
Cả gia đình sống ở xã Phúc Thọ 3, Lâm Hà, Lâm Đồng. 
Các con:

· Trần Thị Thảo Nhi sinh 6/9/2004
· Trần Thị Lưu Khánh Lê sinh ngày 04/09/2009
10. TRẦN THỊ ĐỎ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trọng

Mất lúc sơ sinh.

11. TRẦN THỊ ĐỎ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trọng

Mất lúc sơ sinh.

12. TRẦN ĐĂNG THÁI

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tần

Sinh ngày 25/11/1979

Vợ Nguyễn Thị Tuyết sinh 22/02/1979 con ông Nguyễn Văn Thành và bà Hồ Thị Lộc ở xóm 2 Thạch Đỉnh.

Các con:

· Trần Thị Kim Anh sinh ngày 09/12/2007
· Trần Đăng Hùng sinh ngày 06/06/2009
13. TRẦN ĐĂNG HUẾ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tần

Sinh ngày 01/02/1982

Vợ Trần Thị Hiền sinh 02/01/1985  con ông Trần Văn Hiều và bà Phan Thị Vân ở xóm 9 Thạch Khê.

Các con:

· Trần Thị Anh Thư sinh ngày 08/08/2013 âm lịch.
ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

1. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Sinh 1989

Vợ Thị Hoan quê ở Cổ Đạm – Nghi Xuân Hà Tĩnh.

Các con:

· Trần Thị Hà Vi sinh 2013.
2. TRẦN ĐĂNG SỸ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Sinh 1992
3. TRẦN ĐĂNG ĐẠT

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Khoa

Sinh 2004

4. TRẦN ĐĂNG HOÀNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hải

Sinh 21/9/1992

5. TRẦN ĐĂNG TÈO

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Nam

Sinh 14/11/1998

Mất ngày 12/01/1999

6. TRẦN ĐĂNG ĐỨC

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Anh

Sinh 1998
7. TRẦN ĐĂNG THẮNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Anh

Sinh 1999

8. TRẦN ĐĂNG SANG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh ngày 30/07/2002.

9. TRẦN ĐĂNG KHANG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh ngày .../05/2005.

10. TRẦN ĐĂNG THÀNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hương

Sinh ngày 23/02/2011.

11. TRẦN ĐĂNG HUY

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Dũng

Sinh ngày 15/05/2008.

12. TRẦN ĐĂNG HÒA

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Dũng

Sinh ngày ...

13. TRẦN ĐĂNG HƯNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tuấn

Sinh ngày 07/02/2005.

14. TRẦN ĐĂNG HÙNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Thái

Sinh ngày 06/06/2000.

NHÁNH THỨ NĂM
Là nhánh của con cháu ông Trần Đăng Phi, nay trưởng nhánh là Trần Đăng Bình.

SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH THỨ NĂM



ĐỜI THỨ SÁU

1. TRẦN ĐĂNG PHI

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1820 (Canh Thìn) triều Minh Mạng, mất ngày 29/01/1894 (Giáp Ngọ) mộ táng tại Động Phủ.

Vợ là Trần Thị Hằng Nhất sinh năm 1826, giỗ ngày 18 tháng 8, mộ táng tại động phủ, Bà là con cháu Hồ Bá Thi ( Thạch Lạc )

· Trần Đăng Hoành

· Trần Thị Hằng Nhất chồng là Phan Cần con ông Phan Cận chổ ông Ngọc Nguyện người cùng thôn.
· Trần Thị Hằng Nhì chồng là Phan Lê, cháu còn ông Sơn Tư ở thôn Long Tiến – Thạch Khê.
· Trần Thị Hằng Tam chồng là Nhuyễn Công Trang ở Thanh Hóa.
· Trần Thị Hằng Tứ chồng là Trương Quốc Đại ông của ông  Huấn Mận
· Trần Đăng Giai

ĐỜI THỨ BẢY
1. TRẦN ĐĂNG HOÀNH

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Phi

Chức vụ Phó Lý (như chức phó chủ tịch UBND xã bây giờ), giỗ ngày 13/9, mộ táng tại Động Phủ. 

Vợ Nguyễn Thị Hằng Nhì, mộ táng tại nương nậy. Các con là:

· Trần Thị Tùy: Sinh năm 1894
2. TRẦN ĐĂNG GIAI

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Phi

Ông là con thứ 6 của ông Phi, chức vụ Lý Trưởng sinh năm 1868, mất ngày 21/7/1932 mộ Ông Bà đều táng ở Động Phủ. 

Vợ Phan Thị Hạnh sinh năm 1866 mất ngày 28/2/1945, bà là con của ông Hạnh, giáo viên chữ Hán.
Các con:

· Trần Thị Khả: Sinh 1894, chồng là Dương Bảy làm Phó Lý con Ông Dương Sinh (Thường gọi là Cố Phương)
· Trần Đăng Kham

· Trần Đăng Uyển
· Trần Thị Em sinh 1905, mất năm 1950,  chồng là Dương Sinh, Đảng Viên thời 1930-1931
· Trần Đăng Hiển
ĐỜI THỨ TÁM

1. TRẦN ĐĂNG KHAM

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Giai

Sinh năm 1899 triều Thành Thái thập niên, mất ngày 01/12/1956, mộ táng ở Động Phủ, chức vụ: Hương Chức Cửu Phẩm. 

Vợ là Phan Thị Phương sinh năm 1894 mất ngày 27/11/1981, mộ táng ở Động Phủ. Bà là con ông Phan Đạt làm cai Tổng quê ở Long Tiến Thach6 Khê. 

Ông bà sinh được 8 người con:

· Trần Thị Thao sinh năm 1919, mất ngày 25/07/ 2005, chồng bà là Trương Quốc Điến ở thôn Vĩnh Long, nguyên là Bí Thư Đảng Ủy xã Thạch Khê.

· Trần Đăng Xuân 
· Trần Thị Em sinh 1924, gỗi ngày 13/02, lấy chồng là Nguyễn Lậm ở Thạch Lạc
· Trần Thị Bốn sinh năm 1929, lấy chồng là Dương Thiện ở thôn Long Tiến Thạch Khê.
· Trần Thị Năm sinh năm 1932, lấy chồng là Trương Xuân Học.
· Trần Thị Đích sinh năm 1935, lấy chồng là Trương Văn Lý ở Thạch Hải.
2. TRẦN ĐĂNG UYỂN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Giai

Sinh năm 1902 mất ngày 17/4/1945, mộ táng ở Động Phủ.

Vợ là Lê Thị Mười mất ngày 8/7/1949. Mộ Ông Bà táng tại Động Phủ. Các con:

· Trần Thị Trung sinh năm 1926 mất tháng 10/1993 chồng Là Nguyễn Thịnh ở Thạch Lạc.

· Trần Thị Tín sinh 1929 mất năm 1945, gia đình đã vào Kỷ Tây – Kỳ Anh sinh sống.

· Trần Thị Thực sinh năm 1935 chồng là Trương Xuân Mậu ở Long Tiến – Thạch Khê.
· Trần Đăng Trinh
3. TRẦN ĐĂNG HIỂN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Giai

Sinh năm 1908 triều Duy Tân thứ hai, mất ngày 20/10/1972, chức vụ Phó Lý, sắc cửu phẩm. 

Vợ là Lưu Thị Nhỏ sinh năm 1909 mất ngày 16/4/1944. Bà là con ông Lưu Đình Điềng ở xã lạc Thủy.

Các con:

· Trần Đăng Thuật
· Trần Đăng Khôi sinh năm 1929 (Mất sớm) mộ táng ở Động Phủ.
· Trần Đăng Cừ sinh năm 1932 (Mất sớm) mộ táng ở Động Phủ.
· Trần Đăng Sừ sinh năm 1935 (Mất sớm) mộ táng ở Động Phủ.
· Trần Thị Em sinh năm 1938 (Mất sớm) mộ táng ở Động Phủ.
· Trần Thị Huyên sinh năm 1941 Chồng Là Hồ Văn Dính ở Thạch Lạc

ĐỜI THỨ CHÍN

1. TRẦN ĐĂNG XUÂN

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Kham

Ông sinh năm 1921 triều Duy Tân thứ 9, mất ngày 12/7/1981, ông đã làm và phục vụ các công tác, đoàn thanh niên, cán bộ xã, dạy Bình dân học vụ, cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp, tham gia phong trào cứu tế, cứu quốc… là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt nam, được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ.

Vợ là Nguyễn Thị Tư sinh 1923, con Ông Nguyễn Bường và bà Nguyễn Thị Định ở Thạch Lạc ở Thạch Lạc

Các con:

· Trần Đăng Long: Sinh năm 1946; Tham gia QĐND thời chống Mỹ,  chức vụ trung đội phó, hy sinh ngày 04/02/1970 tại tỉnh Quảng Nam, mộ đã đưa về ở động Hoàng Xà. Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, được tặng huân chương khánh chiến hạng I, II, III và hai huy chương giải phóng.
· Trần Thị Lân: Sinh năm 1949, Đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, là giáo viên tiểu học đã nghĩ hưu, được Nhà nước khen thưởng Huy chương kháng chiến chống mỹ hạng nhì; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Con là Trần Đăng Thành.

· Trần Đăng Đỏ sinh tháng 7/1951 mất sớm.

· Trần Thị Nga: Sinh ănm 1953, tham gia dân công hỏa tuyến thời chống Mỹ. Chồn g là Hồ Văn Ninh  giáo viên THCS; Hiện tại cả gia đình vào công tác, sinh sống tại Thị xã Tân Thắng- Huyện Hàm Tân- Bình Thuận.
· Trần Thị Hòa: Sinh năm 1958, là giáo viên dậy trường mầm non đạ nghỉ hưu, chồng là Trương Xuân Tước Đại úy QĐND mất năm 2003.
· Trần Đăng Bình
· Trần Thị Yên: Sinh năm 1966,  là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chức vụ: Giáo viên tiểu học, chồng là Bùi Tiến Nghĩa (con ông Bùi Thân nhà giáo nhân dân ở Thạch Lâm- Hà Tĩnh).
2. TRẦN ĐĂNG TRINH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Uyển

Sinh năm 1936, tham gia QĐND và dân công hỏa tuyến thời chống Mỹ, được nhà nước tặng huân chương khánh chiến.

Vợ là Nguyễn Thị Thìn sinh năm 1937, con ông Nguyễn Viên và bà Võ Thị Báo ở Vĩnh Thịnh - Thạch Lạc. Bà Thìn làm cán bộ đoàn thể nhiều năm, nhất là cán bộ Phụ nữ, được tặng huy chương khánh chiến chống Mỹ.
· Trần Đăng Sính 
· Trần Thị Phúc sinh năm 1960, Chồng là Phan Công Tố, ông giữ chức vụ Phó chủ tịch, trưởng công an xã.

· Trần Đăng Lục 

· Trần Thị Liên sinh năm 1966, chồng là Phan Công Thành xóm 8 Thạch Khê.
· Trần Thị Thủy sinh năm 1971, chồng là Nguyễn Công Duẫn ở Thanh Chương – Nghệ An.

3. TRẦN ĐĂNG THUẬT

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Hiển

Ông sinh năm 1926 (năm Bảo Đại thứ nhất), mất 26/10/1992, mộ táng ở Kỳ Khang – Kỳ Anh – Hà Tĩnh. 

Vợ là Dương Thị Lan sinh năm 1930 , mất 17/08/1972 tại Lâm Đồng.

Các con:

· Trần Đăng Lan 
· Trần Đăng Huệ 

· Trần Thị Quế sinh năm 1964 mất ngày 8/12/1972 do bị Bom Mỹ, mộ táng ở Động Phủ.
· Trần Thị Vinh sinh năm 1968, chồng là Đồng Văn Chỉ ở Thạch Lạc
· Trần Thị Hường sinh năm 1971, chồng là Trần Tuyên hiện đang sống ở Tuyên Quang.

ĐỜI THỨ MƯỜI

1. TRẦN ĐĂNG LONG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xuân

Sinh năm 1946, Tham gia QĐND thời chống Mỹ,  chức vụ trung đội phó, hy sinh ngày 04/02/1970 tại tỉnh Quảng Nam, mộ đã đưa về ở động Hoàng Xà. Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, được tặng huân chương khánh chiến hạng I, II, III và hai huy chương giải phóng.

2. TRẦN ĐĂNG BÌNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xuân

Ông sinh ngày 03 tháng 07 năm 1961. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trình độ đại học, chức vụ: Cán bộ phòng tài nguyên môi trường Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, đại biểu hội đồng nhân dân huyện, hiện nay cả gia đình đang công tác tại Huyện Kbang.

Vợ là Trần Thị Hiếu sinh năm 1965, giáo viên Tiểu học, là con của ông Trần Hậu ở xóm Long Tiến – Thạch Khê

 Các con:

· Trần Đăng Tỏa sinh ngày 29/6/1995
3. TRẦN ĐĂNG SÍNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

Ông sinh năm 1957, tham gia QĐND, hưởng chế độ Thương binh, hiện là công an viên của xã, thôn phó thôn Tân Hương.

Vợ là Lưu Thị Hoa sinh năm 1959, con ông Lưu Định và bà Phan Thị Cúc ở cùng thôn.

 Các con:

· Trần Đăng Thanh

· Trần Đăng Vũ

· Trần Đăng Quang

4. TRẦN ĐĂNG LỤC

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Trinh

Ông sinh năm 1964, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, hiện nay cả gia đình đang sống tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vợ là Nguyễn Thị Yến sinh năm 1972, con ông Hồ Tuyên và bà Võ Thị Tuyết ở Hương Sơn – Hà Tĩnh.

 Các con:

· Trần Thị Anh sinh năm 02/05/1994
· Thị Thư
· Thị Thi sinh ngày 22/11
5. TRẦN ĐĂNG LAN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Thuật

Ông sinh năm 1958, hiện đang sinh sống ở Lâm Đồng.

Vợ là Dương Thị Minh ở Đại Hải – Thạch Hải

 Các con:

· Trần Đăng Thái

6. TRẦN ĐĂNG HUỆ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Thuật

Ông sinh năm 1962, tham gia QĐND, trình độ Đại Học, là cán bộ Công Chức Tỉnh Lâm Đồng.

Vợ là Trương Thị Hà sinh ngày 10/10/1966, con ông Trương Hữu Toản ở Thạch Sơn – Thạch Hà.

Hiện cả gia đình đang sống ở Lâm Đồng.

 Các con:

· Trần Đăng Lâm
· Trần Đăng Trường
ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

1. TRẦN ĐĂNG THÀNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Thị Lân

Sinh ngày 11/03/1989, Đảng Viên, trình độ cao đẳng công nghệ thông tin, công tác tại công ty cổ phần phát hành sách Hà Tĩnh.

2. TRẦN ĐĂNG TỎA

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Bình

Sinh ngày ... / ..../ .... trình độ đại học, đang sống ở Kbang – Gia Lai.

3. TRẦN ĐĂNG THANH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Sính

Sinh năm 1982, tham giaQĐND.

Vợ Dương Thị Tuyết sinh 1984 con ông Dương Văn Thành và Hoàng Thị Việt ở xóm 8 Thạch Khê.

Các con:
4. TRẦN ĐĂNG VŨ

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Sính

Sinh 04/04/1987.

Vợ Dương Thị Thu Hằng sinh 1991 con ông Nguyễn Trần Cúc, Bà Nguyễn Thị Thanh, ở Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Các con:

5. TRẦN ĐĂNG QUANG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Sính

Sinh 25/01/1994.

6. TRẦN ĐĂNG THÁI

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Lan

Sinh 1981, trình độ Đại học, hiện đang làm việc tại công ty được phẩm Đà Lạt – Lâm Đồng.

Vợ Trần Thị Hiền sinh năm 1984, làm kế toán ở Đà Lạt, con ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Các con:

· Đăng Bảo

7. TRẦN ĐĂNG LÂM

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Huệ

Sinh ngày 24/10/1995.

8. TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Huệ

Sinh ngày 15/05/1992.

NHÁNH THỨ SÁU
Là nhánh của con cháu ông Trần Đăng Hành, nay trưởng nhánh là Trần Đăng Cảnh.

SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH THỨ SÁU



ĐỜI THỨ SÁU

1. TRẦN ĐĂNG HÀNH

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Sinh

Sinh năm 1832, mất năm 1887 mộ táng tại động Con Phượng. 

Vợ là Chính Thất Phu Nhân (họ Trần Viết – ông Cúc Kính), giỗ ngày 21/9 mộ táng tại động Hoàng Xà.

Các con của ông:

· Trần Đăng Khởi

· Trần Đăng Địch

· Trần Đăng Dụ mất ở Phủ Quảng – Thanh Hóa, mộ đã đưa về Động Phủ, giỗ ngày 10/12.
· Trần Thị Nhu làm mọn cố Thế, không có con.
· Trần Thị Cương chồng là Trương Quốc Quế (chổ Trường Khai thôn Long Tiến)
· Trần Đăng Hậu giỗ ngày 17-8
· Trần Đăng Thuần
ĐỜI THỨ BẢY

1. TRẦN ĐĂNG KHỞI

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm 1856 mất ngày 21/7/1902, mộ táng tại Tràm Đình.

Vợ là Phan Thị Hương sinh 1862 mất ngày 11/11/1931 mộ táng tại xóm Biền. Các con:

· Trần Đăng Bưu 

2. TRẦN ĐĂNG ĐỊCH

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm 1862 mất ngày 26/6/1930.

Vợ đầu Nguyễn Thị Thùy, giỗ ngày 13/8.

Vợ kế Dương Thị Kim Vọ sinh năm 1870 mất ngày 10/12/1936

Các con:

· Trần Đăng Yến sinh 1884
· Trần Thị Nậy sinh 1898, mất 28/1/1942, chồng là Nguyễn Khang, con của Bà Nậy là Nguyễn Thị Thủy lấy chồng là Dương Lý, Nguyễn Thị Bộ lấy chồng là Dương Kim Cẩn (Thạch Lạc)

· Trần Đăng Tiến sinh 1901 mất ngày 07/05/1904

· Trần Thị Đỉu: (Bà cố Long Ký) sinh năm 1902 mất ngày 5/2/1995 

· Trần Đăng Xuyến sinh 1904 mất ngày 10/01/1937.

· Trần Đăng Phiến sinh 1909 mất ngày 23/2/1945.

3. TRẦN ĐĂNG DỤ

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Hành

Mất ở Phủ Quảng – Thanh Hóa, mộ đã đưa về Động Phủ, giỗ ngày 13.8.

4. TRẦN ĐĂNG HẬU

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Hành

Giỗ ngày 17/8

5. TRẦN ĐĂNG THUẦN

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Hành

Sinh năm  1884 mất ngày 24/10/1938 mộ táng tại Nương Nậy.

Vợ Dương Thị Lan (Thạch Trị), sinh 1894, mất ngày 08/02/1945, mộ táng tại Động Biền.
Các con:

· Trần Đăng Trường (Mất)
· Trần Thị Què ( Mất)
· Trần Đăng Thụ

ĐỜI THỨ TÁM

1. TRẦN ĐĂNG BƯU

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Khởi

Sinh năm 1889 mất ngày 2/2/1945.

Vợ đầu Nguyễn Thị Choai (Thạch Lạc) mất ngày 9/11/1930.

Con Bà Choai:

· Trần Đăng Tiu sinh năm 1927 giỗ ngày 19/10
Vợ kế Ông Bưu là Bà Hoàng Thị Lịch (Bắc Khê) sinh năm 1903 mất ngày 14/10/2005 hưởng thọ 103 tuổi. 

Các con của Bà Lịch:
· Trần Đăng Cảnh
· Trần Thị Nhâm sinh năm 1937, chồng là Dương Nhâm (Liên Đồng) nay sống ở Đắc Lắc.
· Trần Đăng Canh
· Trần Đăng Thìn
2. TRẦN ĐĂNG YẾN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Địch

Sinh năm 1884 mất ngày 19/08/1957.

Vợ là Hồ Thị Đích sinh năm 1894 mất ngày 26/3/1945. 
Các con:

· Trần Thị Bẹp sinh năm 1917 mất ngày 27/7/1920

· Trần Đăng Xước sinh ngày 15/10/1923

· Trần Thị Ước sinh năm 1925, mất ngày 28/1/1936

3. TRẦN ĐĂNG TIẾN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Địch

Sinh 1901 mất ngày 07/05/1904.

4. TRẦN ĐĂNG XUYẾN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Địch

Sinh 1904 mất ngày 10/01/1937.

Vợ ông là người cùng xóm họ Hồ (ông Huấn Luyện), hai ông bà mất sớm vì không có con nên sau khi bà mất được họ ngoại rước về hương hỏa, còn ông thì hương hỏa bên họ mình.

5. TRẦN ĐĂNG PHIẾN

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Địch

Sinh 1909 mất ngày 23/2/1945.

Vợ Dương Thị Miệng mất ngày 11/08/1945

Mộ của ông bà được đưa về nghĩa trang của của nhánh.

Các con:

· Trần Thị Định sinh 1936 lấy chồng là Hồ Văn Đại (Thạch Lạc) gia đình con cháu ở nông trường Việt Trung – Quảng Bình.
· Trần Đăng Phiên sinh 1944 mất tháng 11 năm 1945, mộ của ông đang bị thất lạc không tìm thấy, chưa đư a được về nghĩa trang.
6. TRẦN ĐĂNG TRƯỜNG

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Thuấn

Mất sớm.

7. TRẦN THỊ QUÈ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Thuấn

Mất sớm.

11. TRẦN ĐĂNG THỤ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Thuấn

Sinh ngày 10/01/1930 

Vợ là Nguyễn Thị Tạo sinh năm 1940. 

Đại gia đình và con cháu sinh sống ở Kỳ Giang – Kỳ Anh.

Các con:

· Trần Đăng Phú

· Trần Đăng Tú

· Trần Thị Mậu sinh ngày 6/10/1968, chồng là Phan Văn Sơn cùng quê.
· Trần Thị Thân sinh năm 2/6/1970.
· Trần Đăng Thái

· Trần Đăng Hòa

ĐỜI THỨ CHÍN
1. TRẦN ĐĂNG CẢNH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bưu

Sinh ngày 10/2/1935 là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên là Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã, đã nghĩ hưu năm 1992 theo chế độ 111. Ông được tăïng Huân chương kháng chiến cứu nước hạng hai, huy hiệu 40 năm tuổi đảng.

Vợ: Nguyễn Thị Điền sinh năm 1937 ở Thạch Lạc.

· Trần Đăng Trọng 
· Trần Thị Hiền sinh năm 1965, chồng là Dương Đình Trung ở xóm Long Giang làm cán bộ xã.

· Trần Đăng Hà
· Trần Đăng Hải
2. TRẦN ĐĂNG CANH

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bưu

Sinh năm 1940, ông tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chống Mỹ rồi làm cán bộ Xí nghiệp gạch ngói Thuận Lộc, được thưởng Huân chương chống Mỹ hạng nhì. Hiện đang nghỉ hưu tại Tx. Hồng Lĩnh

Vợ: Trương Thị Quỵ sinh năm 1944 (Con ông Thụ Quỳ ở Long Tiến - Thạch Khê) cũng là công nhân Xí nghiệp gạch gói Thuận lộc đã nghĩ hưu.

Các con:

· Trần Thị Anh sinh năm 1968 chồng là Ông Phu ở xã Xuân Hồng – Nghi Xuân. Hiện cả gia đình đang sinh sống ở Lâm Đồng.

· Trần Thị Hằng sinh năm 1971, chồng là Ông Trâm, gia đình hiện ở Tx.Hồng Lĩnh, quê ở Thái Yên – Đức Thọ.

· Trần Thị Huấn sinh năm 1973 chồng là nguyễn Đức Sơn quê ở Quảng Ngãi.
· Trần Đăng Bằng 
· Trần Đăng Túy 
3. TRẦN ĐĂNG THÌN

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Bưu

Sinh năm 1944, Thiếu tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã nghĩ hưu, được tặng nhiều huân huy chương các loại. Là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Vợ Trần Thị Bào, sinh năm 1947 tại Hà Tây, Bà Bào là Công nhân Quốc Phòng nghỉ hưu tại Hà Nội cùng với Chồng con.

Các con:

· Trần Thị Nga sinh năm 1974 là công nhân Quốc Phòng chồng là Chu Đình Khanh quê ở Trực Ninh, cán bộ trong Quân Đội.

· Trần Thị Vân sinh năm 1976 tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế, chồng là Hoàng Văn Bắc sinh 1969.

· Trần Thị Nhung sinh năm 1979 chồng là Nguyễn Quyết Tiến, sinh 1971.

· Trần Đăng Tuấn sinh 1985
4. TRẦN THỊ BẸP

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Yến

Bà sinh năm 1917 mất ngày 27/7/1920

5. TRẦN ĐĂNG XƯỚC

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Yến

Sinh năm 1923, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thời Pháp thuộc. Dân công hỏa tuyến, Ủy viên ủy ban xã, cán bộ thuế nông nghiệp, Ủy viên quản trị, Đội trưởng Sản xuất, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba. 

Vợ Nguyễn Thị Cháu sinh năm 1928 (con Ông Nguyễn Trâm)

Các con:

· Trần Thị Cúc: Sinh năm 1947; tốt nghiệp trung cấp sư phạm; tham gia dân công hỏa tuyến, chồng là Dương Kim Tích (ở Thạch Trị)

· Trần Đăng Mai
· Trần Đăng Đào
· Trần Đăng Liệu

· Trần Đăng Thành

· Trần Thị Dung: Sinh năm 1960; Chồng là Nguyễn Đình Lý(Hùng) ở Thạch Trị, hiện nay gia đình đang sống ở Đắc lắc.
· Trần Đăng Khánh
· Trần Thị Hồng: Sinh năm 18/03/1965; Mất ngày 08/01/1998; Chồng là Nguyễn Quang Đức ở Xóm 13 ( Thạch Lạc).
6. TRẦN THỊ ƯỚC

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Yến

Sinh năm 1925, mất ngày 28/1/1936

7. TRẦN ĐĂNG PHÚ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Thụ

Sinh ngày 04/03/1962, Tham gia QĐND, làm chi bộ thôn. 

Vợ Trương Thị Nghi sinh ngày 20/07/ 1963, con ông Kỳ Thọ ở thôn Long Tiến, nay cả gia đình ở Kỳ Giang – Kỳ Anh.

Các con:

· Trần Thị Vĩnh: Sinh ngày 23/04/1987, chồng là Nguyễn Văn Thuận, quê ở Cẩm Thăng – Cẩm Xuyên.
· Trần Thị Linh: Sinh ngày 27/01/1989 chồng là Trần Trung Trạch quê ở Kỳ Đồng -  Kỳ Anh
· Trần Đăng Quý

8. TRẦN ĐĂNG TÚÙ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Thụ

Sinh ngày 06/10/1965. 

Vợ : Dương Thị Thìn con ông Hường Bốn ở Vĩnh Long. 

Các con:

· Trần Đăng Tuấn

· Trần Đăng Độ

(Cả gia đình sống tại Kỳ Giang- Kỳ Anh- Hà Tĩnh)

9. TRẦN ĐĂNG THÁI

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Thụ

Sinh ngày 05/11/1972, chuyên nghề Răng Hàm Mặt.
Vợ Lê Thị Thiết sinh năm 1983 con ông Lê Văn Hướng và bà Văn Thị Luyên, quê Kỳ Giang – Kỳ Anh.

Các con:

· Đăng Nam sinh 2004
· Thị Thư sinh 2008
10. TRẦN ĐĂNG HÒA

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Thụ

Sinh ngày 15/10/1974 Nghề nghiệp: Lái xe
Vợ Nguyễn Thị Thịnh sinh 1979 con ông Nguyễn Trọng An và bà Lê ở Kỳ Giang – Kỳ Anh.
Hiện gia đình sống ở Sài Gòn.

Các con:

· Đăng Phong sinh 2005
· Thị Hân sinh 20/3/2013
· Thị Bích sinh 2014
ĐỜI THỨ MƯỜI
1. TRẦN ĐĂNG TRỌNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Cảnh

Ông sinh năm 1960 là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Phòng Không, thường trục lái máy bay chiến đấu, ra quân ông làm Cán bộ Lương thực Hà Tĩnh, gia đình sống tại Tp.Hà Tĩnh. Nay đã nghỉ hưu và hưởng chế độ.

Vợ là Nguyễn Thị Bảy con ông Nguyễn Văn Kỹ ở Thạch Linh, bà Bảy là công nhân viên chức nhà máy In Hà Tĩnh.

 Các con:

· Trần Thị Huyền sinh ngày 23/7/2000
· Trần Thị Linh sinh ngày 26/6/2002
2. TRẦN ĐĂNG HÀ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Cảnh

Ông sinh năm 1968, mất trí sống với cha mẹ.

3. TRẦN ĐĂNG HẢI

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Cảnh

Ông sinh ngày 18/7/1970

Vợ là Trương Thị Sửu sinh năm 1974, con Ông Trương Quốc Tứ và bà Nguyễn Thị Cúc ở cùng xóm.

Các con:

· Trần Thị Duyên sinh năm 1/6/2005
4. TRẦN ĐĂNG BẰNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Canh

Sinh năm 1976

Vợ Trần Thị Huệ sinh 1980 con ông Trần Đình Vinh và bà Thị Nguyên ở Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị.

Các con:

· Trần Đăng Dũng
5. TRẦN ĐĂNG TÚY

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Canh

Sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học, cán bộ nhà nước.
Vợ Đào Thị Anh sinh 1988 con ông Đào Khắc Phùng và bà Thị Hường ở Quang Lộc – Cam Lộc.

Các con:

· Trần Hải Đăng
· Trần Thị Linh Đan
6. TRẦN ĐĂNG TUẤN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Thìn

Sinh năm 1985 sĩ quan Quân đội.
Vợ Lê Trần Phương Thảo sinh 1985 quê ở Kim Sơn – Ninh Bình, là giáo viên trường ĐH VHNT Hà Nội.

Các con:

· Trần Thị Phương sinh 12/09/2012
7. TRẦN ĐĂNG MAI

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xước

Sinh năm ngày 15/6/1949. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Hiệu Trưởng trường tiểu học(Thạch Lạc, Thạch trị) đã nghỉ hưu(9/2005). Khen thưởng: Huy Chương Kháng Chiến Chống Mỹ Hạng Nhì,  Huy hiệu 45 Năm Tuổi Đảng, kỹ niệm chương Vì Sự Nghiệp Giáo Dục, huy chương vì sự nghiệp công đoàn và nhiều bằng khen. 

Vợ là Trương Thị Lý sinh năm 10/1947, con ông Trương Quốc Ninh và bà Nguyễn Thị Út ở Thạch Lạc. Được nhà nước tặng tưởng nhiều Huy chương kháng chiến chống Mỹ, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, giáo viên đã nghỉ hưu tháng 9/1993.

Các con:

· Trần Thị Lâm  mất lúc lên khoảng 2 tuổi, giỗ ngày 2/11.

· Trần Đăng Sơn
· Thị Đỏ
· Trần Đăng Thủy 

· Trần Đăng Liêm 

8. TRẦN ĐĂNG ĐÀO

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xước

Sinh năm ngày …./11/1951. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tham gia QĐNDVN, Huân Chương Kháng Chiến Chống Mỹ, và nhiều huân huy chương khác. Khi phục viên làm Công Nhân nhà máy Cao su ở Vinh.

Vợ là Phan Thị Hoài Thanh, sinh năm 1953, con ông Phan Văn Sơn và bà nguyễn Thị Em ở Thạch Linh. Là công nhân nhà máy Ép Dầu, hiện đã nghỉ hưu.

Hiện nay ông bà đang sinh sống cùng con cháu ở Tp.Vinh – Nghệ An. 
Cả gia đình sống ở nhà số 8, ngõ 25, đường Phùng Chí Kiên, khối Tân Hà, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh.

Các con:

· Trần Thị Trúc sinh năm 1975, công nhân Than ở Vinh, chồng là Nguyễn Đức Thuận.
· Trần Đăng Tùng

· Trần Đăng Vinh

9. TRẦN ĐĂNG LIỆU

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xước

Sinh năm 1953 tham gia QĐND, cấp bậc Thiếu úy, hưởng chế độ Bệnh Binh. Hiện nay đang làm Kế toán HTX nông nghiệp rồi làm cán bộ xã Thạch Khê.

Vợ là Trương Thị Minh sinh năm 1958 con ông Trương Quốc Sừ và bà Dương Thị Báu thôn Long Giang – Thạch Khê.

Các con:

· Trần Thị Nguyên sinh năm 1979, công nhân ở Tỉnh Đồng Nai. Chồng là Ông Thành quê ở Hưng Nguyên – Nghệ An. Sinh được hai con là Khánh Hà và Khánh Hưng
· Trần Thị Ngân sinh năm 1983. Chồng là Nguyễn Văn Anh sing1984 con bà Thanh ở Thạch Hải.
· Trần Đăng Luân sinh năm 1986
· Trần Thị Linh sinh năm 1988, cử nhân Anh văn Đại Học Vinh, chồng là Ái nhân viên Bưu chính Hà Tĩnh.
10. TRẦN ĐĂNG THÀNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xước

Sinh năm 1958, tham gia QĐNDVN.

Vợ là Hoàng Thị Bảo sinh năm 1961, con ông Hoàng Giảng ở Bắc Khê.

Các con:

· Trần Thị Quý sinh năm 1983, chồng là Trường ở Đức Thọ – Hà Tỉnh, đang sinh sống ở Đồng Nai.
· Trần Thị Ngọc sinh năm 1986
· Trần Đăng Trung 
11. TRẦN ĐĂNG KHÁNH

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Xước

Sinh năm 1962, tham gia QĐND, làm thợ Xây dựng.

Vợ là Dương Thị Đào sinh năm 1969, con ông Dương Kim Tuệ ở Vịnh Thịnh – Thạch Lạc.

Các con:

· Trần Thị Hoa sinh năm 1991, giáo viên Anh Ngữ
· Trần Đăng Hoàng sinh năm 1993
· Trần Thị Nhi sinh năm 2005
12. TRẦN ĐĂNG QUÝ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Phú

Sinh ngày ………………………….

13. TRẦN ĐĂNG TUẤN

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tú

Sinh ngày 26/6/1989

14. TRẦN ĐĂNG ĐỘ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Tú

Sinh ngày ...

15. TRẦN ĐĂNG NAM

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Thái

Sinh ngày ……………………………..

ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

1. TRẦN ĐĂNG DŨNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Bằng
Sinh 2011
2. TRẦN ĐĂNG HẢI ĐĂNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Túy

Sinh 2011

3. TRẦN ĐĂNG SƠN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mai

Sinh năm 18/3/1975, sỹ quan QĐND đang công tác tại Quân Đoàn III.

Vợ là Nguyễn Thị Huyền cán bộ huyện ủy IAPA, Gia Lai, sinh năm 1983 con ông Nguyên Văn Công và bà Phan Thị Tỷ. 

Có con là:

· Trần Đăng Khuê sinh 28/8/2008
· Trần Đăng Cường sinh 03/08/2015
4. TRẦN ĐĂNG THỦY

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mai

Sinh năm 18/09/1977,  tốt nghiệp ĐH sư phạm, giáo viên ở Gia Lai. 

Vợ là Trương Thị Hoa sinh 1985 con ông Trương Quốc Sửu và bà Phan Thị Thuần ngườ cùng thôn.

Các con:

· Trần Đăng Lưu

5. TRẦN ĐĂNG LIÊM

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Mai

Sinh ngày 8/8/1984 âm lịch.

Vợ là Trần Thị Yến sinh ngày 27/12/1988, con ông Trần Văn Hiều và bà Phan Thị Vân xóm Long Tiến – Thạch Khê.
Các con:

· Trần Đăng Thái Phong sinh ngày 09/08/2012.
6. TRẦN ĐĂNG TÙNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Đào

Sinh năm 1977, tham gia QD9NDVN/

Vợ là Nguyễn Thị Hải Hiền sinh năm 1981 con ông Nguyễn Văn Phú và bà Huệ, quê ở Nghi Trung – Nghi Lộc – Nghệ An.

Các con:

· Trần Thị Hiền Lương sinh năm 2006
· Trần Đăng Phát sinh năm 2013
7. TRẦN ĐĂNG VINH

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Đào

Sinh năm 1982, làm đầu bếp.

Vợ là Thị Trang sinh năm 1983, làm Kế Toán ở Yên Thành – Nghệ An.

Các con:

· Trần Thị Trà
· Trần Thị Quỳnh Như
8. TRẦN ĐĂNG LUÂN

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Liệu

Sinh 06/03/1986, là Kỹ sư Xây Dựng tốt nghiệp Đại Học Vinh.

Vợ là Cao Thị Tịnh sinh năm 1986 tốt nghiệp ĐHSP Vinh, con ông Cao Văn Hải và bà Chung, quê ở Diễn Châu – Nghệ An.

Các con:

· Trần Thị Lâm Oanh

9. TRẦN ĐĂNG TRUNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Thành

Sinh năm 1988. Thợ sửa Điện tử.

10. TRẦN ĐĂNG HOÀNG

(Đời thứ: 11)

Con Ông: Trần Đăng Khánh

Sinh năm 1988. Thợ sửa Điện tử.

NHÁNH THỨ BẢY
Là nhánh của con cháu ông Trần Đăng Hành, nay trưởng nhánh là Trần Đăng Cảnh.

SƠ ĐỒ NGUỒN GỐC NHÁNH THỨ BẢY




ĐỜI THỨ TƯ

TRẦN ĐĂNG TÂM

(Đời thứ: 4)

Con Ông: Trần Đăng Đạt


Thường gọi là Cố Chính, Ông làm ruộng và nghề Thầy Âm (theo gia phả bản 2005), theo kể lại ông là người thông minh cần kiệm trong lao động.


Vợ ông không rõ tên tuổi, năm sinh năm mất. Phần mộ của hai ông bà được táng tại nghĩa trang nhánh (xóm 10 Thạch Khê)
Con của Ông là 
· Trần Đăng Chính
ĐỜI THỨ NĂM
TRẦN ĐĂNG CHÍNH

(Đời thứ: 5)

Con Ông: Trần Đăng Tâm

Mộ ông táng tại Động Chiêu Nghi, đã được cải táng về nghĩa trang nhánh. Giỗ ông ngày 7 tháng ghiêng hàng năm.

 Vợ ông không rõ tên.

Ngày 7 tháng ghiêng hàng năm là ngày giỗ nhưng chưa biết giỗ ông hay bà.

Con trai là

· Trần Đăng Định

· Trần Thị Bốn

ĐỜI THỨ SÁU
TRẦN ĐĂNG ĐỊNH

(Đời thứ: 6)

Con Ông: Trần Đăng Chính

Chức vụ là Phó lý, tên thường gọi là Cố Triện (phả 2005 chép), giỗ ngày 3 tháng 4.

Vợ không rõ tên giỗ ngày 20 tháng 12

Cố sinh được 5 người con một trai, năm gái:

· Trần Thị Nậy lấy ông Trương Đăng Thân xóm 11 Thạch Khê
· Trần Đăng Quỳ

· Trần Thị Ba lấy ông  Lượng Lực ở Liên Hải – Thạch Hải, không có con.
· Trần Thị Soa lấy ông Nguyễn Xuân Từ cùng xóm.
· Trần Thị Năm lấy chồng ở Cẩm Hòa
ĐỜI THỨ BẢY
TRẦN ĐĂNG QUỲ

(Đời thứ: 7)

Con Ông: Trần Đăng Định

Mất ngày 25/3/1956 

Vợ là Trương Thị Út người họ Trương cùng thôn, phả 2005 ghi ngày giỗ là 24/3. 

Các con:

· Thị Chữ: Chồng là Dương Đình Vệở cùng thôn.
· Trần Đăng Lự

· Thị Cứ: Chồng là Phan Ninh Thông cùng thôn.
· Thị Tứ: Chồng làTrần Đức Lượng cùng thôn.
· Thị Ngụ: Giáo viên tiểu học, chồng là Từ Văn Diến ở Thạch Tiến
· Trần Đăng Đỏ mất lúc 2 hoặc 3 tuổi
· Trần Thị Em mất lúc còn nhỏ
· Trần Thị Em mất lúc còn nhỏ
ĐỜI THỨ TÁM
1. TRẦN ĐĂNG LỰ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quỳ

Sinh năm 5 tháng 10 năm 1929

Vợ cả là Đồng Thị Thao
Vợ hai Trần Thị Diện sinh năm 1928, bà là con gái của ông Đồng Túc ở cùng xã.
 Các con:

· Trần Thị Đào Sinh năm 1953, lấy ông Võ Tá Đào ở Liên Hải – Thạch Hải, nay sinh sống ở xã Cư Giang – Eaka – Đắc Lắc.
· Trần Thị Liệu sinh ngày 2/8/1956, lấy ông Dương Đình Lượng ở xóm 11 nay sinh sống ở TP.HCM
· Trần Đăng Lý
· Trần Đăng Tú
· Trần Đăng Mậu
· Trần Đăng Sửu
Ông Lự có thêm hai người con với bà Trần Thị Diện
· Trần Đăng Hòe
· Trần Thị Hoa sinh năm 1964, là giáo viên, nay ở xã Krong – Krong Back - Đắc Lắc, lấy ông Đỗ Văn Minh ở xã Thủy Hưng – Thái Thụy – Thái Bình.
2. TRẦN ĐĂNG ĐỎ

(Đời thứ: 8)

Con Ông: Trần Đăng Quỳ

Mất lúc 2 hoặc 3 tuổi
ĐỜI THỨ CHÍN
1. TRẦN ĐĂNG LÝ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Lự

Tên thường dùng: Trần Hải Lý, Sinh ngày 10/08/1959. Chổ ở hiện nay H71/14 K634 Trương Nữ Vương – Hải Châu – TP. Đà Nẵng, là sỹ quan chỉ huy kỹ thuật máy bay – động cơ. Đảng viên ĐCSVN, huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Là con thứ 3 và trai trưởng của ông Lự. Ông nhập ngũ và được đào tạo sỹ quan chỉ huy kỹ thật hàng không ngành máy bay động cơ, năm 1987 được phong quân hàm đại úy, giữ chức phó phi đội trưởng về kỹ thuật trong đoàn bay 929. Năm 1992 ông chuyển sang cục hàng không dân dụng – cảng hàng không quốc tế Đà Nãng – Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Vợ : Võ Thị Hồng Sâm: Sinh ngày 1960 ở Nam Kim- Nam Đàn – Nghệ An. Kế toán công ty vật tư TP Đà Nẵng, là đảng viên huy hiệu 30 tuổi Đảng.
Các con:

· Trần Hải Hà sinh ngày 26/6/1985 tại Đà Nẵng, chồng là Trần Bá Hào quê ở Nghệ An.
· Trần Đăng Nam sinh 11/1/1994
2. TRẦN ĐĂNG TÚÙ

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Lự

Sinh ngày 27/08/1964,  sỹ quan chỉ huy kỹ thuật xăng dầu hàng không, Đảng viên ĐCSVN, cấp hàm Thượng Úy,, trưởng ban cơ yếu đoàn đặc công nước, binh chủng đặc công, năm 1995 chuyển công tác sang Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Vợ : Trương Thị Tâm,  sinh 1965,  quê ở Nghi Thọ - Nghi Lộc – Nghệ An, con của ông Trương Xuân Huệ và bà Phạm Thị Xoan.

Cả gia đình ở tại 25 Nguyễn Ảnh Thủ, Q12, TPHCM.
Các con:

· Trần Thị Trang: Sinh ngày 25/09/1991
· Trần Thị Trâm: Sinh ngày 9/06/1998
· Trần Thị Trúc: Sinh ngày 10/4/2002
3. TRẦN ĐĂNG MẬU

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Lự

Sinh ngày 10/08/1968, hiện nay là sỹ quan QĐND tại sân bay Đà Nẵng, sư đoàn không quân 372 sân bay Đà Nẵng thuộc quân chủng phòng không, không quân.

Vợ : Vũ Thị Dự sinh 1972, bà là con của ông Vũ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Nhi, quê tại Tân Hòa - Hưng Hà- Thái Bình.

Cả gia đình hiện sống ở Đà Nẵng.

Các con:

· Trần Thị Phương Linh: Sinh ngày 20/10/1995
· Trần Đăng Cường sinh ngày 3/1/2009
4. TRẦN ĐĂNG SỬU

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Lự

Sinh ngày 1/1/1973, sản xuất tại địa phương.
Vợ Trương Thị Hoa sinh 1972, con ông Trương Quốc Lý ở cùng thôn.
Các con:

· Trần Thị Nga sinh ngày 22/6/1992, làm kế toán ở Tp.HCM
· Trần Thị Ngân sinh ngày 4/12/1994, sinh viên.
· Trần Thị Huyền sinh ngày 11/12/2003
5. TRẦN ĐĂNG HÒE

(Đời thứ: 9)

Con Ông: Trần Đăng Lự

Sinh ngày 13/07/1959, chổ ở hiện nay ở xã Cư Giang – Eaka – Đắc Lắc, năm 1982 đi kinh tế mới ở Đắc Lắc, làm công nhân nông trường 717 sư đoàn 333 rồi định cư ở đó.
Vợ Phạm Thị Từ sinh năm 1962 con ông Phạm Văn Đính người cùng xã, làm giáo viên dạy học.
Các con:

· Trần Đăng Vũ sinh ngày 7/6/1987
· Trần Đăng Thắng sinh ngày2 3/1/1990
ĐỜI THỨ MƯỜI
1. TRẦN ĐĂNG NAM

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Lý

Sinh ngày 11 tháng 1 năm 1994 ở TP Đà Nẵng.

2. TRẦN ĐĂNG CƯỜNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Mậu

Sinh ngày 03 tháng 1 năm 2009 ở TP Đà Nẵng, đang học Đại Học.

3. TRẦN ĐĂNG VŨ

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hòe

Sinh ngày 7/6/1987 ở Đắc Lắc, chổ ở hiện nay, xã Phường Thức 2 – Hồng Ngự – Đồng Tháp, làm giáo viên.

Vợ là Nguyễn Ngọc Yến là giáo viên, con cua ông Nguyễn Văn Như và bà Phạm Thị  Yến ở cùng xã đang sinh sống.

Các con:

· Trần Nguyễn Gia Hân sinh năm 2013
4. TRẦN ĐĂNG THẮNG

(Đời thứ: 10)

Con Ông: Trần Đăng Hòe

Sinh ngày 1/03/1990 ở xã Cư Giang – Eake - Đắc Lắc, đang là sinh viên.
PHỤ LỤC

HÌNH ẢNH

· Hình ảnh về Nhà Thờ Họ Đại Tông

· Hình ảnh về Tộc Nhân
HÌNH ẢNH VỀ NHÀ THỜ HỌ
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CÁC HÌNH ẢNH VỀ TỘC NHÂN
· Hình ảnh sắp kếp theo dữ liệu có sẵn không theo đời thứ hoặc phân nhánh – Thiếu sót
Hình ảnh chỉ được một số tộc nhân, các tộc nhân chưa có hình rất nhiều – Thiếu sót


TRẦN ĐĂNG KHOA – Vợ kế HỒ THỊ LAN
Đời thứ 9


TRẦN ĐĂNG BẢNG – Vợ  HỒ THỊ DẦN
Đời thứ 9


TRẦN ĐĂNG LẠNG
Đời thứ 9


TRẦN ĐĂNG KẾ – Vợ  PHAN THỊ SÁU
Đời thứ 9


TRẦN ĐĂNG NĂM – Vợ  NGUYỄN THỊ BA
Đời thứ 9


TRẦN ĐĂNG PHÚ – Vợ  TRẦN THỊ CHÁU
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG CHÂU – Vợ  TRẦN THỊ CHÂU
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG THỊNH – Vợ  NGUYỄN THỊ TIẾN
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG QUẾ
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG THANH – Vợ  NGUYỄN THỊ MINH
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG THẠC
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG MINH
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG LÝ – Vợ  PHAN THỊ HOÀ
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG PHÚ – Vợ  NGUYỄN THỊ ĐÍNH
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG SƠN
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG MINH – Vợ  NGUYỄN THỊ ĐÀO
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG TRÌNH – Vợ  NGUYỄN THỊ THỈ
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG HỘ – Vợ  TRƯƠNG THỊ HAI
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG HƯỜNG – Vợ  DƯƠNG THỊ HOÀ
Đời thứ 10

PHẠM THỊ HIỆU vợ ông TRẦN ĐĂNG BÔ
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG CẦN – Vợ  DƯƠNG THỊ ĐÀO
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG CƯƠNG – Vợ  TRƯƠNG THỊ THIỆN
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG VIỆT
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG VẬN
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG MẬN – Vợ  TRƯƠNG THỊ HÀNH
Đời thứ 11

TRẦN ĐĂNG NGẠN – Vợ  TRƯƠNG THỊ ĐÀO
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG KIỆM – Vợ  DƯƠNG THỊ NUÔI
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG CHÂU – Vợ  HỒ THỊ QUÝ
Đời thứ 11

TRẦN ĐĂNG TÙNG – Vợ  HỒ THỊ ĐÀO
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG MẠI – Vợ  DƯƠNG THỊ TIẾN
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG NIỆM – Vợ  LƯU THỊ TƯ
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG THỂ – Vợ  TRẦN THỊ LAM
Đời thứ 11

HOÀNG THỊ LỊCH vợ ông TRẦN ĐĂNG BƯU
Đời thứ 8

TRẦN ĐĂNG CẢNH – Vợ  NGUYỄN THỊ ĐIỀN
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG HÀ
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG HẢI
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG XUÂN – Vợ  NGUYỄN THỊ TƯ
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG LONG
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG XƯỚC – Vợ  NGUYỄN THỊ CHÁU
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG MAI – Vợ  TRƯƠNG THỊ LÝ
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG ĐÀO – Vợ  PHAN THỊ HOÀI THANH
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG LIỆU – Vợ  TRƯƠNG THỊ MINH
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG TRINH – Vợ  NGUYỄN THỊ THÌN
Đời thứ 9

TRẦN ĐĂNG SÍNH – Vợ  LƯU THỊ HOA
Đời thứ 10

TRẦN ĐĂNG TẦN – Vợ  PHAN THỊ LAN
Đời thứ 9

PHẢ TỘC ĐƯỢC HOÀN CHỈNH VÀ BẮT ĐẦU IN ẤN LÚC
I. Giờ Kỹ Dậu – khoảng 17h-19h: Giờ khiết: Hoàng Đạo, Ngọc Đường.

II. Ngày khiết: Đinh Mão – Ngày mồng 6 âm lịch
· Có các cát tinh: Nguyệt Đức Hợp, Cát Cánh, Ích Hậu, Thiên Ân.
· Ngày nhị thập bát tú: BÍCH THUỶ DU
Bích Du tạo dựng đặng hưng đầy

Giá thú hôn nhân hỷ khí vây

Mai táng thêm tài, nhân đinh vượng

Mở cửa khai ngòi con cháu đầy
· Trực Nguy: Tốt cho tế tự
· Đổng Công Tuyển Trạch nói:

"Quý Mão, Đinh Mão, có Thiên đức, Hoàng la, Tử đàn, Kim ngân khố lâu, Ngọc đường  tụ báu tinh, che, chiếu, nên khởi tạo, hôn nhân, giá thú, hưng công, động thổ, đặt móng, buộc  giàn, khai trương, xuất hành, nhập trạch, thượng quan, làm kho chứa, chuồng trại trâu dê, chủ  về gia nghiệp xương thịnh, nhân khẩu hưng vượng, sinh quý tử, tiến hoành tài, giàu sang lúa  gạo."




III. Tháng 7 - Giáp Thân: hợp lý cho các việc tế tư,ï tâm linh.


BẢN GIA PHẢ NÀY CÓ LƯU TRỮ TẠI

http://trandangtoc.blogspot.com/
Cho phép tải về và in ấn
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